ôn tập dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

phan duy nghĩa

                                              (P.  Hiệu trưởng  trường Tiểu học Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

T

rong chương trình Toán 4, các em đã được học về dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Hệ thống bài tập vận dụng các dấu hiệu chia hết để giải có số lượng khá lớn và rất phong phú về nội dung và thực tiễn.

     Chúng ta cùng tìm hiểu qua các ví dụ sau:

Dạng 1.      Tìm chữ số chưa biết  theo dấu hiệu chia hết

Ví dụ : Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

 Giải:  Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9. 

Vậy ta tìm được 2 số thoả mãn bài toán là 200700; 200790.

Dạng 2.        Tìm số tự nhiên   theo dấu hiệu chia hết

Ví dụ : Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07?.  Hãy tìm số đó.
 Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

       180 648 072 : 9 = 20072008.

    Dạng 3.  Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc không chia hết cho) một số nào đó

 Ví dụ : Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

 Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và (3), suy ra B chia hết cho 27.

Dạng 4.  Các bài toán thay chữ bằng số 
 Ví dụ :  Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái khác nhau được thay bởi các chữ số khác nhau)

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006

 Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Như vậy vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 không chia hết cho 3, suy ra TTT2006 không chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ không thể tìm được các chữ số thoả mãn bài toán.

Dạng 5.  Các bài toán có lời văn
Ví dụ : Hai bạn An và Khang đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để đến lớp liên hoan. An đưa cho cô bán hàng 4 tờ mỗi tờ 50 000 đồng và được trả lại 72 000đồng. Khang nói: "Cô tính sai rồi". Bạn hãy cho biết Khang nói đúng hay sai ? Giải thích tại sao ?

Giải:  Vì số 18 và số 12 đều chia hết cho 3, nên tổng số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo phải là số chia hết cho 3. Vì An đưa cho cô bán hàng 4 tờ 50 000đồng và được trả lại 72 000đồng, nên số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo là:

     4 x 50 000 - 72 000 = 128 000 (đồng)

Vì số 128 000 không chia hết cho 3, nên bạn Khang nói "Cô tính sai rồi" là đúng.

Dạng 6.   Các bài toán hình học

Ví dụ :  Có 10 mẩu que lần lượt dài: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, ... , 8cm, 9cm, 10cm. 

Hỏi có thể dùng cả 10 mẩu que đó để xếp thành một hình tam giác đều được không ?

Giải:  Một hình tam giác đều có cạnh là (a) là số tự nhiên thì chu vi (P) của hình đó phải là số chia hết cho 3 vì P = a x 3.

Tổng độ dài của 10 mẩu que là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 (cm)

Vì 55 là số không chia hết cho 3 nên không thể xếp 10 mẩu que đó thành một hình tam giác đều được.

Dạng 7.   Trò chơi - Toán vui

Ví dụ :  Khi được hỏi: "Số nào có bốn chữ số mà khi ta đọc theo thứ tự từ phải sang trái thì sẽ tăng lên 6 lần ? " Một học sinh giỏi toán đã trả lời ngay tức khắc. Bạn hãy đoán xem bạn ấy đã trả lời như thế nào ?

Giải:  Bạn ấy đã trả lời là: "Không có số nào như vậy". Ta có thể giải thích điều này như sau: Giả sử số phải tìm là 
[image: image1.wmf]abcd

, theo bài ra ta có: 
[image: image2.wmf]abcd

x 6 = 
[image: image3.wmf]dcba

. Suy ra a chỉ có thể bằng 1 vì nếu a bằng 2 trở lên thì 
[image: image4.wmf]abcd

x 6 sẽ cho một số có 5 chữ số. Mặt khác, tích 
[image: image5.wmf]abcd

x 6 là một số chẵn, tức là a phải chẵn. Mâu thuẫn này chứng tỏ không tồn tại số nào thoả mãn bài toán.

  (Kết luận này không chỉ đúng với số có 4 chữ số mà đúng với số có chữ số tuỳ ý)

Dạng 8.   Các bài toán khác

Ví dụ : Hãy chứng tỏ rằng: Nếu cho 3 số tự nhiên nào đó trong đó không có số nào chia hết cho 3 thì bao giờ ta cũng có hoặc là tổng cả ba số đó hoặc là tổng của hai số nào đó trong ba số đã cho phải chia hết cho 3. 

Giải:  Một số tự nhiên không chia hết cho 3 thì khi chia cho 3 sẽ có số dư là 1 hoặc 2.

- Nếu cả ba số chia cho 3 có cùng số dư thì tổng ba số đó chia hết cho 3.

- Nếu ba số chia cho 3 không cùng số dư thì tổng của hai số có số dư khác nhau sẽ chia hết cho 3.

Chúc các em học giỏi !

vận dụng 

các dấu hiệu chia hết 

để giải toán

phan duy nghĩa

GV Trường tiểu học Sơn Long,

Hương Sơn, Hà Tĩnh

T

rong chương trình Toán 4, các em đã được học về dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Hệ thống bài tập vận dụng các dấu hiệu chia hết để giải có số lượng khá lớn và rất phong phú về nội dung và thực tiễn.

     Chúng ta cùng tìm hiểu qua các ví dụ sau:

 Dạng 1.      Tìm chữ số chưa biết 

                   theo dấu hiệu chia hết

   Ví dụ 1.  Bạn An thực hiện phép nhân 

             14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19

được kết quả đúng. Ai ngờ hôm sau, một giọt mực rơi xuống trang vở làm không nhìn ra một chữ số trong kết quả. Bạn có nhìn ra chữ số ấy không ?

                  1953 ? 040

  Giải:  Vì kết quả tính của bạn An là đúng nên chỉ cần tìm chữ số bị xoá theo dấu hiệu chia hết cho 9 (vì 18 = 2 x 9) là đủ.

Ta gọi chữ số phải tìm là x thì 1953x 040 chia hết cho 9. Do đó: 1 + 9 + 5 + 3 + x + 0 + 4 + 0 = 22 + x phải chia hết cho 9.

Vì x < 10 nên x = 5 để 22 + 5 = 27 chia hết cho 9.

   Ví dụ 2. Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

  Giải:  Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9. 

Vậy ta tìm được 2 số thoả mãn bài toán là 200700; 200790.

   Ví dụ 3. Cho A = x 459 y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

  Giải:  Vì A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A - 1 chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A - 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Do đó A - 1 = x 459 0. Vì A - 1 chia hết cho 9 nên (x + 4 + 5 + 9 + 0) chia hết cho 9, hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x phải chia hết cho 9, suy ra x = 0 hoặc x = 9 nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0, suy ra: x = 9. Vậy khi x = 9, y = 1 thì A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

  Dạng 2.        Tìm số tự nhiên

                  theo dấu hiệu chia hết

   Ví dụ 1. Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07?.  Hãy tìm số đó.
  Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

       180 648 072 : 9 = 20072008.

  Ví dụ 2. Tìm số abc, biết rằng 
[image: image6.wmf]7

b

ac

 = 
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2

.

    Giải: Ta có b7 < 100 và b7 chia hết cho 3. Suy ra: b = 2; 5; 8.

- Với b = 2, thì 27 : 3 = 9. Suy ra: 
[image: image8.wmf]7

b

ac

 = 
[image: image9.wmf]27

18

.

Vậy abc = 128.

- Với b = 5, thì 57 : 3 = 19. 

Suy ra: 
[image: image10.wmf]7

b

ac

 = 
[image: image11.wmf]57

38

. Vậy abc = 358.

- Với b = 8, thì 87 : 3 = 29. Suy ra: 
[image: image12.wmf]7

b

ac

 = 
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58

.

Vậy abc = 588.

   Ví dụ 3.  AXXX và XXXB là hai số có bốn chữ số, trong đó A, B, X khác nhau. 

Biết: 
[image: image14.wmf]XXXB

AXXX

 = 
[image: image15.wmf]5

2

. Tìm ABX.

(Thi toán quốc tế Tiểu học - Hồng Kông)

  Giải:  Ta có XXXB < 10 000 và XXXB chia hết cho 5. Suy ra: B = 0; 5. 

AXXX < 10 000 và AXXX chia hết cho 2. Suy ra: X = 0; 2; 4; 6; 8. Vì X là chữ số ở hàng cao nhất của số XXXB nên X không thể bằng 0. Mặt khác, vì 
[image: image16.wmf]5
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 < 1 nên AXXX < XXXB. Bằng cách thử chọn ta tìm được:

Với B = 5, X = 6 thì AXXX = 
[image: image17.wmf]5

2

 x 6665 = 2666. Số cần tìm là ABX = 256.

  Ví dụ 4. Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.

   Giải: Gọi số cần tìm là A, từ giả thiết ta có A + 1 đồng thời chia hết cho 2; 3; 4 và 5. Vì A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A + 1 không thể có 1 chữ số . Nếu A + 1 có 2 chữ số thì A + 1 có dạng a0. Vì a0 chia hết cho 3 nên a chỉ có thể là 3; 6; 9. Do đó ta có các số 30; 60; 90. Trong 3 số này chỉ có 60 là chia hết cho 4. Vậy A + 1 = 60, suy ra A = 59.

   Dạng 3.  Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc không chia hết cho) một số nào đó

   Ví dụ 1. Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

    Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và (3), suy ra B chia hết cho 27.

  Ví dụ 2. Cho tổng N = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Không thực hiện phép chia cho 9, hãy giải thích xem tổng trên có chia hết cho 9 không ? Nếu số hạng thứ nhất của N có 1999 thừa số 10 thì N có chia hết cho 9 không ? Tại sao ?

(Thi HSG lớp 5, tỉnh Phú Thọ, năm 2001)

  Giải: N = 10 x 10 x 10 x 10 x 10

               = 100 000 + 71 = 100 071

Tổng các chữ số của N là: 1 + 0 + 0 + 0 + 7 + 1 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên N chia hết cho 9.

· Nếu số hạng thứ nhất của N có 1999 thừa số 10 thì ta có:

N = 10 x 10 x 10 x 10 x ... x 10 + 71

                 1999 thừa số 10

    = 100000...000 + 71 = 100000...071

       1999 chữ số 0         1997 chữ số 0

Tổng các chữ số của N là:

1 + 0 x 1997 + 7 + 1 = 9. Vì 9 chia hết cho 9 nên N chia hết cho 9.

  Ví dụ 3. Cho A = 654 x 9999... 997 + 2007

                                        100 chữ số 9

    Hỏi A có chia hết cho 9 không ? Tại sao ?

   Giải:   Ta có:

A = 654 x (9999... 997 + 3 - 3) + 2007

                100 chữ số 9

    = 654 x (100000...00 - 3) + 2007

                  101 chữ số 0

= 654 x 100000...00 - 654 x 3 + 2007

             101 chữ số 0

= 65400000...00 + 45 = 65400000...0045

         101 chữ số 0              99 chữ số 0

Tổng các chữ số của A là: 

6 + 5 + 4 + 0 x 99 + 4 + 5 = 24. Vì 24  không hết cho 9 nên A không chia hết cho 9.

  Ví dụ 4. Cho A = 17 x 17 x ... x 17 x 17 (gồm 100 số 17)

B = 13 x 13 x ... x 13 x 13 (gồm 100 số 13)
Không làm phép tính hãy cho biết A - B có chia hết cho 10 không ? Giải thích ?

(Thi HSG lớp 5, tỉnh Nam Hà, năm 1995)

Giải:  Ta có tích của 4 thừa số 17: 17 x 17 x 17 x 17 có tận cùng là 1. Vậy A = (17 x 17 x 17 x 17) x (17 x 17 x 17 x 17) x ... x (17 x 17 x 17 x 17) (gồm 25 nhóm "4 thừa số 17") cũng tận cùng là 1.

Tương tự: B là tích của 25 nhóm, mỗi nhóm là tích của 4 thừa số 13. Mà tích 13 x 13 x 13 x 13 tận cùng là 1 nên B cũng tận cùng là 1. Suy ra A - B tận cùng là 0.

Vậy A - B chia hết cho 10.

   Dạng 4.  Các bài toán thay chữ bằng số 

Ví dụ 1. Bạn Hùng đố: "Có thể thay mỗi chữ cái trong phép tính sau:
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bằng chữ số thích hợp để được một phép tính đúng hay không ? " (các chữ cái giống nhau được thay bằng các chữ số giống nhau).

- Hồng trả lời: "Được".

- Minh trả lời: "Không".

Em hãy cho biết bạn nào đúng ? Giải thích ?

(Thi HSG toàn quốc, bảng A, năm 1996)

  Giải:  Ta có số HOC HOC HOC chia hết cho 3 vì tổng các chữ số của nó là (H + O + C) x 3 chia hết cho 3. 

Tương tự số TÂP TÂP TÂP cũng chia hết cho 3. Vậy hai số: 

HOC HOC HOC và TÂP TÂP TÂP đều chia hết cho 3. Suy ra hiệu HOC HOC HOC - TÂP TÂP TÂP cũng chia hết cho 3. Thế nhưng hiệu 19951996 lại không chia hết cho 3, vì: 1 + 9 + 9 + 5 + 1 + 9 + 9 + 6 = 49 không chia hết cho 3.

Vậy không thể có được phép trừ đã nêu.

Kết luận: Minh nói đúng.

   Ví dụ 2.  Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái khác nhau được thay bởi các chữ số khác nhau)

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006

   Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Như vậy vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 không chia hết cho 3, suy ra TTT2006 không chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ không thể tìm được các chữ số thoả mãn bài toán.

   Ví dụ 3. Hãy thay các chữ cái khác nhau bởi các chữ số khác nhau và khác 0 để có:

XANH + ĐO + TIM = 2006

   Giải: Vì 9 chữ số phải tìm đôi một khác nhau và khác 0 nên: X + A + N + H + Đ + O + T + I + M = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45. Ta có: XANH + ĐO + TIM = X x 1000 + A x 100 + N x 10 + H + Đ x 10 + O + T x 100 + I x 10 + M = X x 999 + A x 99 + N x 9 + Đ x 9 + T x 99 + I x 9 + X + A + N + H + Đ + O + T + I + M = (X x 111 + A x 11 + N + Đ + T x 11 + I) x 9 + 45. Vậy: (X x 111 + A x 11 + N + Đ + T x 11 + I) x 9 + 45 = 2006. Suy ra: (X x 111 + A x 11 + N + Đ + T x 11 + I) x 9 = 2006 - 45 = 1961. Ta thấy: (X x 111 + A x 11 + N + Đ + T x 11 + I) x 9 chia hết cho 9. 

Mà 1961 không chia hết cho 9. Điều này chứng tỏ không thể tìm được các chữ số thoả mãn yêu cầu của bài toán.

    Dạng 5.  Các bài toán có lời văn

  Ví dụ 1. Hai bạn An và Khang đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để đến lớp liên hoan. An đưa cho cô bán hàng 4 tờ mỗi tờ 50 000 đồng và được trả lại 72 000đồng. Khang nói: "Cô tính sai rồi". Bạn hãy cho biết Khang nói đúng hay sai ? Giải thích tại sao ?

   Giải:  Vì số 18 và số 12 đều chia hết cho 3, nên tổng số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo phải là số chia hết cho 3. Vì An đưa cho cô bán hàng 4 tờ 50 000đồng và được trả lại 72 000đồng, nên số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo là:

     4 x 50 000 - 72 000 = 128 000 (đồng)

Vì số 128 000 không chia hết cho 3, nên bạn Khang nói "Cô tính sai rồi" là đúng.

   Ví dụ 2. Hoàng mua 6 quyển vở, Hùng mua 3 quyển vở. Hai bạn góp số vở của mình với số vở của bạn Sơn, rồi chia đều cho nhau. Sơn tính rằng mình phải trả các bạn đúng 5000đồng. 

  Tính giá tiền 1 quyển vở, biết rằng cả ba bạn đều mua cùng một loại vở.

   Giải:  Vì Hoàng và Hùng góp số vở của mình với số vở của Sơn, rồi chia đều cho nhau, nên tổng số vở của ba bạn là một số chia hết cho 3. Số vở của Hoàng và Hùng đều chia hết cho 3 nên số vở của Sơn cũng là số chia hết cho 3.

Số vở của Sơn phải ít hơn 6 vì nếu số vở của Sơn bằng hoặc nhiều hơn số vở của Hoàng (6 quyển) thì sau khi góp vở lại chia đều Sơn sẽ không phải trả thêm 5000đồng. Số vở của Sơn khác 0 (Sơn phải có vở của mình thì mới góp chung với các bạn được chứ !), nhỏ hơn 6 và chia hết cho 3 nên Sơn có 3 quyển vở. Số vở của mỗi bạn sau khi chia đều là: 

       (6 + 3 + 3) : 3 = 4 (quyển)

Như vậy Sơn được các bạn đưa thêm:

             4 - 3 = 1 (quyển)

Giá tiền một quyển vở là 5000 đồng.

  Ví dụ 3. Ba lớp 5A, 5B, 5C chia nhau một số bút bi, đựng trong 6 hộp. Hộp thứ nhất đựng 31 chiếc, hộp thứ hai 20 chiếc, hộp thứ ba 19 chiếc, hộp thứ tư 18 chiếc, hộp thứ năm 16 chiếc và hộp thứ sáu 15 chiếc. Hai lớp 5A và 5B đã nhận 5 hộp và số bút bi mà lớp 5A nhận gấp 2 lần số bút bi của lớp 5B. Hỏi lớp 5C nhận bao nhiêu chiếc bút bi ?

   Giải:  Số bút bi lớp 5A nhận gấp 2 lần số bút bi lớp 5B nhận, nên số bút bi đựng trong 5 hộp mà 2 lớp đã nhận là số chia hết cho 3.

Tổng số bút bi đựng trong 6 hộp là:

31 + 20 + 19 + 18 + 16 + 15 = 119 (bút bi)

Vì 119 là số chia cho 3 dư 2, vì thế để số bút bi hai lớp 5A và 5B nhận là số chia hết cho 3, thì số bút bi còn lại phải là số chia cho 3 dư 2. Trong các số trên chỉ có số 20 thoả mãn điều kiện.

Vậy số bút bi lớp 5C nhận là 20 bút.

   Ví dụ 4.  Toán có 3 tờ giấy màu. Toán lấy mỗi tờ cắt thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ rồi lại lấy mỗi mảnh nhỏ cắt tiếp thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ hơn và cứ tiếp tục như thế. Cuối cùng Toán đếm lại thì thấy có tất cả 2008 mảnh giấy to nhỏ khác nhau. Hỏi Toán đếm đúng hay sai ?

    Giải:  Mỗi lần cắt tờ giấy hay mảnh giấy thì số mảnh tăng lên là 3 hoặc 9. Do đó dù cắt bao nhiêu lần thì số mảnh tăng thêm luôn là một số chia hết cho 3. Mà ban đầu Toán có 3 mảnh cũng là số chia hết cho 3 nên tổng số mảnh thu được sau một số lần cắt phải là một số chia hết cho 3. Số 2008 là số không chia hết cho 3. Vậy Toán đã đếm sai.

   Dạng 6.   Các bài toán hình học

     Ví dụ 1. Có ba loại que với số lượng và độ dài như sau: 16 que có độ dài 1cm, 20 que có độ dài 2cm, 25 que có độ dài 3cm. Hỏi có thể xếp tất cả các que   đó thành một hình chữ nhật được không ? 

  Giải:  Một hình chữ nhật có chiều dài (a) và chiều rộng (b) đều là số tự nhiên (cùng một đơn vị đo) thì chu vi (P) của hình đó phải là số chia hết cho 2 vì P = (a + b) x 2.

Tổng độ dài của tất cả các que là : 1 x 16 + 2 x 20 + 3 x 25 = 131 (cm)

Vì 131 là số không chia hết cho 2 nên không thể xếp tất cả các que đó thành một hình chữ nhật được.

   Ví dụ 2.  Có 10 mẩu que lần lượt dài: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, ... , 8cm, 9cm, 10cm. 

Hỏi có thể dùng cả 10 mẩu que đó để xếp thành một hình tam giác đều được không ?

   Giải:  Một hình tam giác đều có cạnh là (a) là số tự nhiên thì chu vi (P) của hình đó phải là số chia hết cho 3 vì P = a x 3.

Tổng độ dài của 10 mẩu que là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 (cm)

Vì 55 là số không chia hết cho 3 nên không thể xếp 10 mẩu que đó thành một hình tam giác đều được.

   Ví dụ 3. Hãy chứng tỏ rằng không thể chia một bàn cờ vua (như hình vẽ) thành 8 hình chữ nhật có số ô khác nhau mà ở mỗi hình chữ nhật có số ô trắng bằng số ô đen.
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   Giải:  Số ô trên bàn cờ vua là:

                  8 x 8 = 64 (ô)

Vì số ô đen ở mỗi hình chữ nhật bằng số ô trắng nên số ô ở mỗi hình chữ nhật là:

           Số ô đen x 2 = số chẵn

(hoặc: Số ô trắng x 2 = số chẵn)

8 số chẵn khác nhau nhỏ nhất là: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mà: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 = 72 > 64

Vậy không thể chia một bàn cờ vua thành 8 hình chữ nhật mà ở mỗi hình chữ nhật có số ô trắng bằng số ô đen được.

   Ví dụ 4.  Hoà vẽ một hình tam giác. Sau đó, qua đỉnh của tam giác đó Hoà kẻ ba đoạn thẳng. Chúng cắt nhau tạo thành tam giác mới. Qua các đỉnh của tam giác mới Hoà lại kẻ ba đoạn thẳng và cứ tiếp tục làm như thế. Sau một số lần vẽ không rõ là bao nhiêu lần, Hoà đếm được tất cả có 2008 hình tam giác.

       Hỏi Hoà đếm đúng hay sai ?

   Giải:  Ta minh hoạ việc Hoà làm như sau:
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Kí hiệu hình tam giác ban đầu Hoà vẽ là số 1 thì: Sau khi vẽ tam giác ABC, hình vẽ sẽ tăng thêm 4 hình tam giác là: 3 tam giác đánh số 0 và tam giác ABC. Khi vẽ tam giác MNP, hình vẽ tăng thêm 4 tam giác là: 3 tam giác đánh dấu X và tam giác MNP. Khi vẽ xong hình tam giác EGK, thì hình tăng thêm 4 hình tam giác là: 3 tam giác đánh dấu XX và hình tam giác EGK.

  Như vậy, cứ mỗi lần vẽ 3 đoạn thẳng đi qua đỉnh của một tam giác mà chúng cắt nhau tạo thành hình tam giác mới thì số hình tam giác tăng thêm là 4 hình. Sau một số lần vẽ, số hình tam giác tăng thêm sẽ là:

                p x 4 (p là số lần vẽ)

Tổng số hình tam giác là:

      p x 4 + 1 = số chẵn + 1 = số lẻ

Nhưng kết quả đếm của Hoà là 2008 là một số chẵn nên Hoà đếm sai.

      Dạng 7.   Trò chơi - Toán vui

   Ví dụ 1. Trên mặt bàn có 18 que diêm. Hai người tham gia cuộc chơi: Mỗi người lần lượt đến phiên mình lấy ra một số que diêm. Mỗi lần, mỗi người lấy ra không quá 4 que. Người nào lấy được số que cuối cùng thì người đó thắng. Nếu bạn được bốc trước, bạn có chắc chắn thắng được không ?

   Giải: Giả sử rằng A và B tham gia cuộc chơi mà A lấy diêm trước. Vì mỗi lần đến lượt bốc thì mỗi người bốc không quá 4 que nên để chắc chắn thắng thì trước lần cuối cùng A phải để lại 5 que diêm, khi đó B có bốc bao nhiêu que thì vẫn còn lại số que để A chỉ cần bốc một lần là hết. Muốn vậy thì lần trước đó A phải để lại 10 que diêm, khi đó dù B bốc bao nhiêu que vẫn còn lại số que mà A có thể bốc để còn lại 5 que. Tương tự như thế thì lần bốc đầu tiên A phải để lại 15 que diêm (Tức là số que diêm mà A để lại sau mỗi lần bốc phải là một số chia hết cho 5). Với cách chơi như thế bao giờ A cũng là người thắng cuộc.

  Ví dụ 2. Hai bạn Anh và Đức chơi một trò chơi như sau: Mỗi bạn sẽ được viết 10 chữ số trong các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 lên bảng để cuối cùng được một số có 20 chữ số. Hai bạn lần lượt thay nhau viết và mỗi lần đến lượt mình chỉ được viết 1 chữ số lên bảng. Bạn Anh viết trước và sau cuộc chơi nếu số nhận được tạo bởi 20 chữ số đã viết là số không chia hết cho 9 thì bạn Anh thắng, còn số đó chia hết cho 9 thì bạn Đức thắng. 

  Chứng tỏ rằng bạn Anh có cách chơi để luôn thắng.

   Giải:  Bạn Anh viết trước số 1. Nếu bạn Đức viết số n thì tiếp theo Anh viết 6 - n. Vì 1≤ n ≤ 5 nên 1≤ 6 - n ≤ 5. Khi đó tổng hai chữ số mà Anh và Đức viết luôn bằng 6. Sau khi Anh viết chữ số thứ 10 thì tổng các chữ số đã viết là: 1 + 6 x 9 chia cho 9 dư 1. Vậy bạn Đức không thể viết chữ số nào trong 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 5 để được tổng các chữ số chia hết cho 9.

Do đó Đức thua, Anh thắng.

    Ví dụ 3.  Khi được hỏi: "Số nào có bốn chữ số mà khi ta đọc theo thứ tự từ phải sang trái thì sẽ tăng lên 6 lần ? " Một học sinh giỏi toán đã trả lời ngay tức khắc. Bạn hãy đoán xem bạn ấy đã trả lời như thế nào ?

   Giải:  Bạn ấy đã trả lời là: "Không có số nào như vậy". Ta có thể giải thích điều này như sau: Giả sử số phải tìm là 
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, theo bài ra ta có: 
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x 6 = 
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. Suy ra a chỉ có thể bằng 1 vì nếu a bằng 2 trở lên thì 
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x 6 sẽ cho một số có 5 chữ số. Mặt khác, tích 
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x 6 là một số chẵn, tức là a phải chẵn. Mâu thuẫn này chứng tỏ không tồn tại số nào thoả mãn bài toán.

  (Kết luận này không chỉ đúng với số có 4 chữ số mà đúng với số có chữ số tuỳ ý)

  Dạng 8.   Các bài toán khác

    Ví dụ 1.  Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.
Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 100.

  Giải:  Giả sử ta điền tất cả các dấu cộng vào giữa 10 chữ số đã cho thì được tổng là: 

  9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. 

Vì 45 < 100 nên trong tổng phải có ít nhất 1 số có 2 chữ số, do đó phải bỏ đi một số dấu cộng. Ta nhận thấy nếu bỏ đi một dấu (+) nào đó thì tổng tăng thêm số đơn vị bằng 9 lần số đứng liền trước dấu (+) vừa bỏ (tức là tăng thêm một số chia hết cho 9). Chẳng hạn: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1.

  Ta thấy 45 là số chia hết cho 9. Mà mỗi lần bỏ đi một dấu cộng thì tổng tăng thêm một số đơn vị chia hết cho 9. Nên tổng thu được luôn luôn là một số chia hết cho 9.

 Tuy nhiên 100 lại là số không chia hết cho 9. Vì vậy không thể đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số để được tổng có giá trị bằng 100 được.

    Ví dụ 2. Điền dấu + và dấu - vào các 
 sau đây để được phép tính đúng:


1       2        3        4       5        6        7         


8       9 = 22
   Giải:  Giả sử ta điền tất cả các dấu + vào các ô trống, thì được tổng của vế trái là:

   1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Ta thấy: Nếu thay bất kỳ dấu + nào bằng dấu - thì tổng trên sẽ giảm đi số đơn vị bằng 2 lần số đứng liền sau dấu - ( tức là giảm đi một số chẵn ).

  Chẳng hạn:1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 = 45 - 2 x 9

Ta thấy: 45 là một số lẻ. Mà hiệu của số lẻ và số chẵn là một số lẻ nên kết quả của dãy tính phải luôn luôn là số lẻ. Tuy nhiên 22 lại là số chẵn, vì vậy không thể điền được dấu + và dấu - vào các ô trống ở đề bài để có phép tính đúng.

  Ví dụ 3. Cho A = 111 111 111222 222 222

Hãy viết A dưới dạng tích của hai số tự nhiên liên tiếp.

   Giải:   Ta thấy rằng 111 111 111 và 

222 222 222 đều chia hết cho 111 111 111 nên A chia hết cho 111 111 111 và khi chia A cho 111 111 111 thì được thương là 

1 000 000 002. Thương này chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số bằng 3 chia hết cho 3. Khi chia 1 000 000 002 cho 3 ta được thương là 333 333 334. Từ đó ta có:

A = 111 111 111 x 1 000 000 002 

    = 111 111 111 x 3 x 333 333 334

    = 333 333 333 x 333 333 334

 Ví dụ 4.    Rút rọn phân số sau:
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9999999

999

...

1999999


(với 2008 chữ số 9 ở tử số và 2008 chữ số 9 ở mẫu số)

   Giải: Ta nhận thấy rằng số 9999999...995 có tận cùng là chữ số 5 nên số này chia hết cho 5. Thực hiện phép chia 9999999...995 cho 5 ta được thương là 1999999...999 (có 2008 chữ số 9).

Vậy: 
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  Ví dụ 5. Hãy chứng tỏ rằng: Nếu cho 3 số tự nhiên nào đó trong đó không có số nào chia hết cho 3 thì bao giờ ta cũng có hoặc là tổng cả ba số đó hoặc là tổng của hai số nào đó trong ba số đã cho phải chia hết cho 3. 

  Giải:  Một số tự nhiên không chia hết cho 3 thì khi chia cho 3 sẽ có số dư là 1 hoặc 2.

- Nếu cả ba số chia cho 3 có cùng số dư thì tổng ba số đó chia hết cho 3.

- Nếu ba số chia cho 3 không cùng số dư thì tổng của hai số có số dư khác nhau sẽ chia hết cho 3.

   Trên đây là một số dạng toán vận dụng các dấu hiệu chia hết để giải mà tôi tích luỹ được trong quá trình hướng dẫn học sinh học toán. Trong quá trình giảng dạy chúng ta có thể bắt gặp nhiều dạng toán khác nữa mà khi giải có thể vận dụng dấu hiệu chia hết.

      Rất mong các bạn cùng trao đổi.

phan duy nghĩa

       (GVTH Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Phần bốn

Dấu hiệu chia hết



I. Kiến thức cần ghi nhớ

1. Những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

2. Những số có tân cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

4. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

5. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

6. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 25 thì chia hết cho 25.

7. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.

8. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.

9. a chia hết cho m, b cũng chia hết cho m (m > 0) thì tổng a + b và hiệu a- b (a > b) cũng chia hết cho m.

10. Cho một tổng có một số hạng chia cho m dư r (m > 0), các số hạng còn lại chia hết cho m thì tổng chia cho m cũng dư r.

11. a chia cho m dư r, b chia cho m dư r thì (a - b) chia hết cho m ( m > 0).

12. Trong một tích có một thừa số chia hết cho m thì tích đó chia hết cho m (m >0).

13. Nếu a chia hết cho m đồng thời a cũng chia hết cho n (m, n > 0). Đồng thời m và n chỉ 

cùng chia hết cho 1 thì a chia hết cho tích m x n.

Ví dụ: 18 chia hết cho 2 và 18 chia hết cho 9 (2 và 9 chỉ cùng chia hết cho 1) nên 18 chia hết cho tích 2 x 9.

14. Nếu a chia cho m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 chia hết cho m.

15. Nếu a chia cho m dư 1 thì a - 1 chia hết cho m (m > 1).

II. Bài tập

Bài 1: Từ 3 chữ số 0, 1, 2. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2.

Bài 2: Viết tất cả các số chia hết cho 5 có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số 0, 1, 2 , 5.

Bài 3: Em hãy viết vào dấu * ở số 86* một chữ số để được số có 3 chữ số và là số:

	a) Chia hết cho 2
	b) chia hết cho 3

	c) Chia hết cho 5
	d) chia hết cho 9

	e) Chia hết cho cả 2 và 5
	g) Chia hết cho cả 3 và 9


Bài 4: Hãy tìm các chữ số x, y sao cho 
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 chia hết cho 5 và 9.

Bài 5: Tìm x, y để 
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chia hết cho 3 và 5.

Bài 6: Tìm x và y để số 
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 chia hết cho 2, 5 và 9.

Bài 7: Tìm a và b để 
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 chia hết cho 36.

Bài 8: Tìm tất cả các chữ số a và b để phân số 
[image: image34.wmf]45
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 là số tự nhiên.

Bài 9: Tìm x để 
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x

+

 chia hết cho 3.

Bài 10: Tìm a và b để số 
[image: image36.wmf]b
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 chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 1.

Bài 11: Tìm tất cả các số có 3 chữ số khác nhau 
[image: image37.wmf]abc

, biết: 
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Bài 12: Cho số 
[image: image39.wmf]y
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. Hãy tìm x và y để được số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2, 3 và chia cho 5 dư 4.

Bài 13: Cho 
[image: image40.wmf]y
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. Tìm x và y để A chia cho 2, 5 và 9 đều dư 1.

Bài 14: Tìm một số có 4 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5, biết rằng khi đổi vị trí các chữ số 


hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó không đổi.

Bài 15: Tìm tất cả các số có 3 chữ số, biết rằng: mỗi số đó chia hết cho 5 và khi chia  mỗi số đó cho 9 ta được thương là số có 3 chữ số và không có dư.

Bài 16: Hãy viết thêm 2 chữ số vào bên phải số 283 để được một số mới chia hết cho 2, 3 và 5.

Bài 17: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 5, biết rằng khi đọc ngược hay đọc xuôi số đó đều không thay đổi giá trị.

Bài 18: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia cho 5 dư 3, chia cho 2 dư 1, chia cho 3 thì vừa hết và chữ số hàng trăm của nó là 8.

Bài 19: Tìm một số lớn hơn 80, nhỏ hơn 100, biết rằng lấy số đó cộng với 8 rồi chia cho 3 thì dư 2. Nếu lấy số đó cộng với 17 rồi chia cho 5 thì cũng dư 2.

Bài 20: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 3, 4, 5 đều dư 1 và chia cho 7 thì không dư.

Bài 21: Hãy viết thêm 2 chữ số vào bên phải và một chữ số vào bên trái số 45 để được số lớn nhất có 5 chữ số thoả mãn tính  chất chia số đó cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 9 dư 8.

Bài 22: Tìm tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 4.

Bài 23: Tìm một số có 5 chữ số chia hết cho 25, biết rằng khi đọc các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại hoặc khi đổi chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng trăm thì số đó không thay đổi.

Bài 24: Tìm số 
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[image: image42.wmf]abc

 chia hết cho 45 và 
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Bài 25: Cho a là số tự nhiên có 3 chữ số. Viết các chữ số của a theo thứ tự ngược lại ta được số tự nhiên b. Hỏi hiệu của 2 số đó có chia hết cho 3 hay không? Vì sao?

Bài 26: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất khác 1, sao cho khi chia số đó cho 2, 3, 4, 5 và 7 đều 


dư 1.

Bài 27: Tìm các chữ số a, b, c sao cho 
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 chia hết cho 1001.

Bài 28: Số a chia cho 4 dư 3, chia cho 9 dư 8. Hỏi a chia cho 36 dư bao nhiêu?

Bài 29: Một số chia cho 11 dư 5, chia cho 12 dư 6. Hỏi số đó chia cho 132 thì dư bao nhiêu?

Bài 30: Số chia cho 6 dư 5, chia cho 5 dư 4 . Hỏi số a chia cho 30 thì dư bao nhiêu?

Bài 31: Hãy chứng tỏ hiệu giữa số có dạng 
[image: image45.wmf]1
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 và số được viết bởi các chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại  là một số chia hết cho 90.

Bài 32: Với các chữ số a, b, c và a > b. Hãy chứng tỏ rằng 
[image: image46.wmf]baba
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 chia hết cho 9 và 101.

Bài 33: Biết số a được viết bởi 54 chữ số 9. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà cộng số này với a ta được số chia hết cho 45.

Bài 34: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu đem số đó chia cho 131 thì dư 18, chia cho 132 thì dư 3.

Bài 35: Cho M chia cho 5 dư 2, n chia cho 5 dư 3 và P = 2003 x M + 2004 x N.


Tính xem P chia cho 5 dư mấy?

Bài 36: Chia a cho 45 dư 17. Chia a cho 15 thì thương thay đổi như thế nào?

Bài 37: Cho 3 tờ giấy. Xé mỗi tờ giấy thành 4 mảnh. Lấy một số mảnh và xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ sau đó lại lấy một số mảnh nhỏ, xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ … Khi ngừng xé, theo quy luật trên người ta đếm được 1999 mảnh lớn nhỏ cả thảy. Hỏi người ấy đếm đúng hay sai? Vì sao?

Bài 38: Hai bạn Minh và Nhung đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo. Nhung đưa cho cô bán hàng hai tờ giấy bạc loại 50000 đồng và cô trả lại 36000 đồng. Minh nói ngay: “Cô tính sai rồi!”. Bạn hãy cho biết Minh nói đúng hay sai? Giải thích tại sao? (Biết rằng giá tiền mỗi gói bánh và mỗi gói kẹo là một số nguyên đồng).

Bài 39: Cho một tam giác ABC. Nối điểm chính giữa các cạch của tam giác với nhau và cứ tiếp tục như vậy (như hình vẽ). Sau một số lần vẽ, bạn Minh đếm được 2003 tam giác, bạn Thông đếm được 2004 tam giác. Theo em bạn  nào đếm đúng, bạn nào đếm sai?

Bài 40: Một cửa hàng rau quả có 5 rổ đựng cam và chanh (mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là: 104, 115, 132, 136 và 148 quả. Sau khi bán được một rổ cam, người bán hàng thấy rằng: số chanh còn lại gấp 4 lần số cam. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 41: Có 30 que, độ dài mỗi que theo thứ tự là: 1cm, 2cm, 3cm, …, 30cm. Độ dài mỗi que không thay đổi, hỏi có thể xếp các que đó để:

a) Được một hình vuông không? 
     b) Được một hình chữ nhật không?

Bài 42: An có 6 hộp ngòi bút: hộp đựng 15 ngòi, hộp đựng 16 ngòi, hộp đựng 18 ngòi, hộp đựng 19 ngòi, hộp đựng 20 ngòi, hộp đựng 31 ngòi. An đã cho Hoà một số hộp, cho Bình một số hộp. Tổng cộng An đã cho hết 5 hộp. Tính ra số ngòi bút mà An đã cho Bình bằng 
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 số bút mà An cho Hoà.

a) Hỏi An còn lại hộp ngòi bút nào?

b) Bình được An cho những hộp ngòi bút nào?

Bài 43: Một cửa hàng có 6 hòm xà phòng gồm: hòm 18kg, hòm 19kg, hòm 21kg, hòm 22kg, hòm 23kg và hòm 34kg bán trong một ngày hết 5 hòm. Biết rằng khối lượng xà phòng bán buổi sáng gấp đôi buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại hòm xà phòng nào?

Bài 44: Một cửa hàng bán vải có 7 tấm vải gồm 2 loại: vải hoa, vải xanh. Số vải trong mỗi tấm lần lượt là: 24m, 26m, 37m, 41m, 54m, 55m và 58m. Sau khi bán hết 6 tấm vải chỉ còn 1 tâm vải xanh. Người bán hàng thấy rằng trong số vải đã bán vải xanh gấp 3 lần vải hoa. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải?

Bài 45: Hãy tìm số A, biết rằng ta thêm vào số A là 12 đơn vị rồi đem tổng tìm được chia cho 5 thì dư 2, nếu thêm vào số A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì dư 1, chia cho 7 dư 5 và số A lớn hơn 200 và nhỏ hơn 300.

Bài 46: Chứng tỏ rằng không thể thay mỗi chữ cái trong phép tính sau bằng chữ số thích hợp để được một phép tính đúng:


Bài 47: Một người viết liên tiếp nhóm chữ TOQUOCVIETNAM thành dãy TOQUOCVIETNAM TOQUOCVIETNAM …


a) Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?



b) Người ta đếm được trong dãy đó có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ O? Bao nhiêu chữ I?


c) Bạn An đếm được trong dãy có 2007 chữ O. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Vì sao?


d) Người ta tô màu vào các chữ cái trong dãy trên theo thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng, xanh, đỏ, tím, vàng, …Hỏi chữ cái thứ 2007 được tô màu gì?

Bài 48: Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHAMHOCCHAMLAM thành dãy CHAMHOCCHAMLAM CHAMHOCCHAMLAM …


a) Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?


b) Người ta đếm được trong dãy đó có 1200 chữ H thì dãy đó có bao nhiêu chữ A?


c) Bạn Bình đếm được trong dãy có 2008 chữ C. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Vì sao ?

Bài 49: Vĩnh nói vói Phúc “ Mình nghĩ ra 2 số tự nhiên liên tiếp, trong đó có một số chia 


hết cho 9. Tổng 2 số đó là một số có đặc điểm như sau:

- Có 3 chữ số. 
- Chia hết cho 5.

- Tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là một số chia hết cho 9.

- Tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là một số chia hết cho 4.”


Phúc nói thầm với Vĩnh hai số mà Vĩnh đã nghĩ và Vĩnh công nhận là đúng. Bạn có tìm được như Phúc không?

Bài 50: Một bác nông dân có tổng số gà và vịt không quá 80 con. Biết số gà gấp 5 lần số vịt. Nếu bác nông dân mua thêm 3 con vịt thì số gà sẽ gấp 4 lần số vịt. Hỏi bác nông dân có bao nhiêu con gà và vịt?

Bài 51: Trên bàn cô giáo có 5 chồng sách, mỗi chồng một loại sách Tiếng Việt hoặc Toán. Số quyển sách của mỗi chồng lần lượt là 17 quyển, 11 quyển, 12 quyển, 26 quyển và 14 quyển. Sau khi cô giáo lấy đi một chồng để phát cho các em học sinh thì số sách trong 4 chồng còn lại có số sách Toán gấp 3 lần sách Tiếng Việt. Hỏi trong các chồng còn lại có bao nhiêu sách mỗi loại?

Bài 52: Số nào phù hợp với các điều kiện sau:

- Không phải là số lẻ. 
- Nhỏ hơn 90.

- Chia cho 3 dư 1. 
- Có hai chữ số giống nhau.

Bài 53: Tìm số thoả mãn điều kiện sau:

- Số có 4 chữ số. 
- Là số nhỏ nhất. 

- Cùng chia hết cho 2 và 5. 
- Tổng các chữ số bằng 18.

Bài 54: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 2? 
b) Không chia hết cho 2?

Bài 55: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 5? 
b) Không chia hết cho 5?

Bài 56: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 3?
b) Không chia hết cho 3?

Bài 57: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:


a) Chia hết cho 9? 



 b) Không chia hết cho 9?

CHuyên đề 5

Dấu hiệu chia hết
Kiến thức cần nắm:

 - Học sinh nắm được 2 nhóm dấu hiệu cơ bản: 

  + Dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5.     (xét chữ số tận cùng)

  + Dấu hiệu chia hết cho 3 ; 9.     (xét tổng các chữ số)

 + Nắm được các dấu hiệu chia hết cho 4 ; 8 

 + Nắm được các dấu hiệu chia hết cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

 + Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.

 - Biết dựa vào dấu hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.

 - Biết dựa vào dấu hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

Bài tập vận dụng

1- Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:

  a. Chia hết cho 2           ;          b. Chia hết cho 3          ;              c. Chia hết cho 5    ;   

   d. Chia hết cho 9.                               g. Chia hết cho cả 5 và 9.   (mỗi dạng viết 5 số).
2* Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:

  a. Chia hết cho 6    ;   b. Chia hết cho 15   ;    c. Chia hết cho 18    ;      d. Chia hết cho 45.   
3* Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:

  a. Chia hết cho 12    ;   b. Chia hết cho 24   ;    c. Chia hết cho 36    ;      d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)
a. Chia hết cho 2.                     b. Chia hết cho 5.                             c. Chia hết cho 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau:

a. Chia hết cho 2.                     b. Chia hết cho 5.                             c. Chia hết cho 3.

6 - Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả mãn điều kiện:

a. Chia hết cho 2.                    b. Chia hết cho 4.                    c. Chia hết cho cả 2 và 5.

7 - Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

 - Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

 - Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.


8 - Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 ( Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

9 - Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 ( Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).


 - Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

2. Tìm số:

1 - Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)

2 - Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.

3 - Xác định x, y để phân số 
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 là một số tự nhiên.

4 - Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.

5 - Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2; chia 4 dư 3.

6 - Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những chữ số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều có số dư là 1.

7 - Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những chữ số thích hợp để được một số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.

 - Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.

3. Vận dụng tính chất chia hết:

1- Không làm tính, hãy chứng tỏ rằng:

a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.

b, aa chia hết cho 11.

c, ab + ba chia hết cho 11.

2- Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 không ? Vì sao ?

II. BÀI TẬP
Bài 1: Từ 3 chữ số 0, 1, 2. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 

2. 

Bài 2: Viết tất cả các số chia hết cho 5 có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số 0, 1, 2 , 5.

Bài 3: Em hãy viết vào dấu * ở số 86* một chữ số để được số có 3 chữ số và là số:

a) Chia hết cho 2

c) Chia hết cho 5

e) Chia hết cho cả 2 và 5 


b) chia hết cho 3

d) chia hết cho 9

g) Chia hết cho cả 3 và 9 

Bài 4: Hãy tìm các chữ số x, y sao cho 17x8y  chia hết cho 5 và 9. 

Bài 5: Tìm x, y để  x765y chia hết cho 3 và 5. 

Bài 6: Tìm x và y để số 1996xy  chia hết cho 2, 5 và 9. 

Bài 7: Tìm a và b để  56a3b  chia hết cho 36.

Bài 8: Tìm tất cả các chữ số a và b để phân số 1a83b  là số tự nhiên. 
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Bài 9: Tìm x để  37  2 x5  chia hết cho 3.

Bài 10: Tìm a và b để số  a391b  chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 1.

Bài 11: Tìm tất cả các số có 3 chữ số khác nhau  abc , biết: ac2. 

b7
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Bài 12: Cho số  5x1y . Hãy tìm x và y để được số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 

2, 3 và chia cho 5 dư 4.

Bài 13: Cho  A x036y . Tìm x và y để A chia cho 2, 5 và 9 đều dư 1. 

Bài 14: Tìm một số có 4 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5, biết rằng khi đổi vị trí các chữ 

số 

hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó không đổi.

Bài 15: Tìm tất cả các số có 3 chữ số, biết rằng: mỗi số đó chia hết cho 5 và khi chia  

mỗi số đó cho 9 ta được thương là số có 3 chữ số và không có dư.

Bài 16: Hãy viết thêm 2 chữ số vào bên phải số 283 để được một số mới chia hết cho 

2, 3 và 5. 

Bài 17: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 5, biết rằng khi đọc ngược hay đọc xuôi số 

đó đều không thay đổi giá trị.

Bài 18: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia cho 5 dư 3, chia cho 2 dư 1, chia cho 

3 thì vừa hết và chữ số hàng trăm của nó là 8. 

Bài 19: Tìm một số lớn hơn 80, nhỏ hơn 100, biết rằng lấy số đó cộng với 8 rồi chia 

cho 3 thì dư 2. Nếu lấy số đó cộng với 17 rồi chia cho 5 thì cũng dư 2.

Bài 20: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 3, 4, 5 đều dư 1 và chia 

cho 7 thì không dư.

Bài  21:  Hãy  viết  thêm 2  chữ  số  vào  bên  phải  và  một  chữ  số  vào  bên  trái  số  45  để 

được số lớn nhất có 5 chữ số thoả mãn tính  chất chia số đó cho 4 dư 3, chia 

cho 5 dư 4, chia cho 9 dư 8.

Bài 22: Tìm tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 

5 dư 4
Bài 23: Tìm một số có 5 chữ số chia hết cho 25, biết rằng khi đọc các chữ số của số 

đó theo thứ tự ngược lại hoặc khi đổi chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng trăm 

thì số đó không thay đổi.

Bài 24: Tìm số  abc (với c khác 0), biết số  abc  chia hết cho 45 và  abc  cba  396 . 

Bài 25: Cho a là số tự nhiên có 3 chữ số. Viết các chữ số của a theo thứ tự ngược lại 

ta được số tự nhiên b. Hỏi hiệu của 2 số đó có chia hết cho 3 hay không? Vì 

sao? 

Bài 26: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất khác 1, sao cho khi chia số đó cho 2, 3, 4, 5 và 

7 đều 

dư 1.

Bài 27: Tìm các chữ số a, b, c sao cho  a7b8c9  chia hết cho 1001.

Bài 28: Số a chia cho 4 dư 3, chia cho 9 dư 8. Hỏi a chia cho 36 dư bao nhiêu?

Bài 29: Một số chia cho 11 dư 5, chia cho 12 dư 6. Hỏi số đó chia cho 132 thì dư bao 

nhiêu? 

Bài 30: Số chia cho 6 dư 5, chia cho 5 dư 4 . Hỏi số a chia cho 30 thì dư bao nhiêu?

Bài 31: Hãy  chứng tỏ hiệu  giữa  số  có dạng  1ab1  và  số  được  viết  bởi  các chữ  số đó 

nhưng theo thứ tự ngược lại  là một số chia hết cho 90.

Bài 32: Với các chữ số a, b, c và a > b. Hãy chứng tỏ rằng  abab  baba  chia hết cho 9 

và 101. 

Bài 33: Biết số a được viết bởi 54 chữ số 9. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà cộng số 

này với a ta được số chia hết cho 45.

Bài 34: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu đem số đó chia cho 131 thì dư 18, chia cho 

132 thì dư 3.

Bài 35: Cho M chia cho 5 dư 2, n chia cho 5 dư 3 và P = 2003 x M + 2004 x N.

Tính xem P chia cho 5 dư mấy?

Bài 36: Chia a cho 45 dư 17. Chia a cho 15 thì thương thay đổi như thế nào? 

Bài  37:  Cho 3  tờ  giấy.  Xé mỗi  tờ  giấy  thành  4  mảnh.  Lấy một  số mảnh và  xé mỗi 

mảnh thành 4 mảnh nhỏ sau đó lại lấy một số mảnh nhỏ, xé mỗi mảnh thành 4 

mảnh nhỏ … Khi ngừng xé, theo quy luật trên người ta đếm được 1999 mảnh 

lớn nhỏ cả thảy. Hỏi người ấy đếm đúng hay sai? Vì sao? 

Bài 38: Hai bạn Minh và Nhung đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo. Nhung đưa cho cô 

bán hàng hai tờ giấy bạc loại 50000 đồng và cô trả lại 36000 đồng. Minh nói 

ngay: “Cô tính sai rồi!”. Bạn hãy cho biết Minh nói đúng hay sai? Giải thích tại 

sao? (Biết rằng giá tiền mỗi gói bánh và mỗi gói kẹo là một số nguyên đồng).

Bài 39: Cho một tam giác ABC. Nối điểm chính giữa các cạch của tam giác với nhau 

và cứ tiếp tục như vậy (như hình vẽ). Sau một số lần vẽ, bạn Minh đếm được 

2003  tam  giác,  bạn  Thông  đếm  được 2004  tam  giác.  Theo  em  bạn    nào  đếm 

đúng, bạn nào đếm sai?

Bài 40: Một cửa hàng rau quả có 5 rổ đựng cam và chanh (mỗi rổ chỉ đựng một loại 

quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là: 104, 115, 132, 136 và 148 quả. Sau khi 
bán được một rổ cam, người bán hàng thấy rằng: số chanh còn lại gấp 4 lần số 

cam. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 41: Có 30 que, độ dài mỗi que theo thứ tự là: 1cm, 2cm, 3cm, …, 30cm. Độ dài 

mỗi que không thay đổi, hỏi có thể xếp các que đó để:

a) Được một hình vuông không?  


     b) Được một hình chữ nhật không?

Bài  42:  An  có  6  hộp  ngòi  bút:  hộp  đựng 15  ngòi,  hộp  đựng 16  ngòi,  hộp  đựng 18 

ngòi, hộp đựng 19 ngòi, hộp đựng 20 ngòi, hộp đựng 31 ngòi. An đã cho Hoà 

một số hộp, cho Bình một số hộp. Tổng cộng An đã cho hết 5 hộp. Tính ra số 

ngòi bút mà An đã cho Bình bằng 1 số bút mà An cho Hoà. 
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a) Hỏi An còn lại hộp ngòi bút nào? 

b) Bình được An cho những hộp ngòi bút nào? 

Bài  43:  Một  cửa  hàng  có  6  hòm  xà  phòng  gồm:  hòm  18kg,  hòm  19kg,  hòm  21kg, 

hòm  22kg,  hòm 23kg và  hòm 34kg bán  trong một  ngày  hết 5 hòm.  Biết  rằng 

khối lượng xà phòng bán buổi sáng gấp đôi buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại 

hòm xà phòng nào? 

Bài  44:  Một  cửa  hàng  bán  vải  có  7  tấm  vải  gồm  2  loại:  vải  hoa,  vải  xanh.  Số  vải 

trong  mỗi  tấm  lần  lượt  là: 24m, 26m, 37m, 41m, 54m, 55m  và  58m.  Sau khi 

bán hết 6 tấm vải chỉ còn 1 tâm vải xanh. Người bán hàng thấy rằng trong số 

vải đã bán vải xanh gấp 3 lần vải hoa. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải?

Bài 45: Hãy tìm số A, biết rằng ta thêm vào số A là 12 đơn vị rồi đem tổng tìm được 

chia cho 5 thì dư 2, nếu thêm vào số A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì 

dư 1, chia cho 7 dư 5 và số A lớn hơn 200 và nhỏ hơn 300.

Bài 46: Chứng tỏ rằng không thể thay mỗi chữ cái trong phép tính sau bằng chữ số 

thích hợp để được một phép tính đúng:

                                               HOCHOCHOC           HOCHOCHOC 
                                         +       TAPTAPTAP      -       TAPTAPTAP 
                                      1234567891              12345671 
Bài  47:  Một  người  viết  liên  tiếp  nhóm  chữ  TOQUOCVIETNAM  thành  dãy 

TOQUOCVIETNAM TOQUOCVIETNAM … 

a) Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì? 

b) Người ta đếm được trong dãy đó có 50 chữ T thì dãy  đó có bao nhiêu chữ 

O? Bao nhiêu chữ I?

c) Bạn An đếm được trong dãy có 2007 chữ O. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? 

Vì sao? 

d) Người ta tô màu vào các chữ cái trong dãy trên theo thứ tự: xanh, đỏ, tím, 

vàng, xanh, đỏ, tím, vàng, …Hỏi chữ cái thứ 2007 được tô màu gì? 

Bài  48:  Một  người  viết  liên  tiếp  nhóm  chữ  CHAMHOCCHAMLAM  thành  dãy 

CHAMHOCCHAMLAM CHAMHOCCHAMLAM … 

a) Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì? 

b) Người ta đếm được trong dãy đó có 1200 chữ H thì dãy đó có bao nhiêu chữ 

A? 
c)  Bạn  Bình  đếm  được  trong  dãy  có  2008  chữ  C.  Hỏi bạn  ấy đếm  đúng  hay 

sai? Vì sao ? 

Bài 49: Vĩnh nói vói Phúc “ Mình nghĩ ra 2 số tự nhiên liên tiếp, trong đó có một số 

chia  

hết cho 9. Tổng 2 số đó là một số có đặc điểm như sau:

- Có 3 chữ số. 


- Chia hết cho 5.

- Tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là một số chia hết cho 9.

- Tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là một số chia hết cho 4.”

Phúc nói thầm với Vĩnh hai  số mà Vĩnh đã nghĩ và Vĩnh công nhận là đúng. 

Bạn có tìm được như Phúc không?

Bài 50: Một bác nông dân có tổng số gà và vịt không quá 80 con. Biết số gà gấp 5 lần 

số vịt. Nếu bác nông dân mua thêm 3 con vịt thì số gà sẽ gấp 4 lần số vịt. Hỏi 

bác nông dân có bao nhiêu con gà và vịt?

Bài 51: Trên bàn cô giáo có 5 chồng sách, mỗi chồng một loại sách Tiếng Việt hoặc 

Toán. Số quyển sách của mỗi chồng lần lượt là 17 quyển, 11 quyển, 12 quyển, 

26 quyển và 14 quyển. Sau khi cô giáo lấy đi một chồng để phát cho các em 

học  sinh  thì  số  sách  trong  4  chồng  còn  lại  có  số  sách  Toán  gấp  3  lần  sách 

Tiếng Việt. Hỏi trong các chồng còn lại có bao nhiêu sách mỗi loại?

Bài 52: Số nào phù hợp với các điều kiện sau:

- Không phải là số lẻ. 

- Chia cho 3 dư 1. 

Bài 53: Tìm số thoả mãn điều kiện sau:

- Số có 4 chữ số. 

- Cùng chia hết cho 2 và 5.  


- Nhỏ hơn 90.

- Có hai chữ số giống nhau.

- Là số nhỏ nhất. 

- Tổng các chữ số bằng 18.

Bài 54: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 2? 


b) Không chia hết cho 2?

Bài 55: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 5? 


b) Không chia hết cho 5?

Bài 56: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 3?


b) Không chia hết cho 3?
Bài 57: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số:

MỘT DẠNG TOÁN
DÙNG DẤU HIỆU CHIA HẾT
Trong tháng 9 các em lớp 5 đã học về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Các em đã được làm quen với dạng toán điền chữ số thích hợp vào dấu sao (*) thỏa mãn điều kiện chia hết cho một số nào đó. Chẳng hạn : 
Bài toán1 : (bài 4 trang16 SGK toán 5)
Viết chữ số thích hợp vào dấu sao (*) để được số chia hết cho 9 :
a) 4*95 ; b) 89*1; c) 891*; d) *891
ở các bài toán này ta chỉ cần dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 để tìm chữ số điền vào dấu *. Khi đã học hết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, các em có thể giải các bài toán phối hợp các điều kiện chia hết để điền những chữ số thích hợp :
Bài toán 2 : Thay a, b trong số 2003ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2, 5 và 9.
Phân tích : Tìm chữ số nào trước, muốn tìm chữ số ấy dựa vào dấu hiệu nào ?
b là chữ số tận cùng nên tìm b dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. Vậy tìm a sẽ dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9. Một số chia hết cho 2 và 5 khi số đó có tận cùng là 0. Từ đó ta có cách giải sau.
Giải : Số 2003ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2003ab ta được 200a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 +0 +0 +3 +0) chia hết cho 9 hay (5 +a) chia hết cho 9. Vì 5 chia cho 9 dư 5 nên a chỉ có thể là 4.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là :
- A - r chia hết cho B (1)
- A + (B - r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể giải quyết bài toán :
Bài toán 3 : Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét : A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A - 1 đồng thời chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A - r chia hết cho B để giải.
Giải : Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A - 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A - 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A - 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.
ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Bây giờ ta xét :
Bài toán 4 : Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2 ; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư khác nhau nhưng : 2 - 1 = 1 ; 3 - 2 = 1 ; 4 - 3 = 1 ; 5 - 4 = 1. Như vậy ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B - r) chia hết cho B để giải bài toán này.
Giải : Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 không thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3 ; 6 ; 9 ta có số 30 ; 60 ; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 - 1
A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài viết này mới chỉ đề cập tới một phương pháp để vận dụng tiêu chuẩn chia hết cho các số. Giải các bài toán xác định các chữ số chưa biết của một số các bạn có thể tìm thêm những phương pháp khác và luyện tập qua các bài tập sau :
Bài 1 : Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho khi chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.
Bài 2 : Cho số a765b ; tìm a ; b để khi thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3 : Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số khác nhau, khi chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1. 
Bài 4 : Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng khi đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó không thay đổi.


Chúc các bạn thành công!

Phương Hoa 

DẤU HIỆU CHIA HẾT

1. Những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.
2. Những số có tân cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
4. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
5. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.
6. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 25 thì chia hết cho 25 

7. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.
8. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.
9. a chia hết cho m, b cũng chia hết cho m (m > 0) thì tổng a + b và hiệu a- b (a > b) cũng chia hết cho m.

10. Cho một tổng có một số hạng chia cho m dư r (m > 0), các số hạng còn lại chia hết cho m thì tổng chia cho m cũng dư r. 
11. a chia cho m dư r, b chia cho m dư r thì (a - b) chia hết cho m ( m > 0).
12. Trong một tích có một thừa số chia hết cho m thì tích đó chia hết cho m (m >0).
13. Nếu a chia hết cho m đồng thời a cũng chia hết cho n (m, n > 0). Đồng thời m và n chỉ 

cùng chia hết cho 1 thì a chia hết cho tích m x n.

Ví dụ: 18 chia hết cho 2 và 18 chia hết cho 9 (2 và 9 chỉ cùng chia hết cho 1) nên 18 chia hết cho tích 2 x 9. 
14. Nếu a chia cho m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 chia hết cho m.
15. Nếu a chia cho m dư 1 thì a - 1 chia hết cho m (m > 1).

a.Một số a chia hết cho một số x (x ≠ 0) thì tích của số a với một số (hoặc với một tổng, hiệu, tích, thương) nào đó cũng chia hết cho số x.

b.Tổng hay hiệu 2 số chia hết cho một số thứ ba và một trong hai số cũng chia hết cho số thứ ba đó thỡ số cũn lại cũng chia hết cho số thứ ba. 

c.Hai số cựng chia hết cho một số thứ 3 thỡ tổng hay hiệu của chỳng cũng chia hết cho số đó. 

d.Trong hai số, có một số chia hết và một số không chia hết cho số thứ ba đó thỡ tổng hay hiệu của chúng khụng chia hết cho số thứ ba đó. e. Hai số cùng chia cho một số thứ ba và đều cho cùng một số dư thì hiệu của chúng chia hết cho số thứ ba đó. 

f. Trong trường hợp tổng 2 số chia hết cho x thi tổng hai số dư phải chia hết cho x

Dấu hiệu chia hết



I. Kiến thức cần ghi nhớ

1. Những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

2. Những số có tân cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

4. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

5. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

6. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 25 thì chia hết cho 25.

7. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.

8. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.

9. a chia hết cho m, b cũng chia hết cho m (m > 0) thì tổng a + b và hiệu a- b (a > b) cũng chia hết cho m.

10. Cho một tổng có một số hạng chia cho m dư r (m > 0), các số hạng còn lại chia hết cho m thì tổng chia cho m cũng dư r.

11. a chia cho m dư r, b chia cho m dư r thì (a - b) chia hết cho m ( m > 0).

12. Trong một tích có một thừa số chia hết cho m thì tích đó chia hết cho m (m >0).

13. Nếu a chia hết cho m đồng thời a cũng chia hết cho n (m, n > 0). Đồng thời m và n chỉ 

cùng chia hết cho 1 thì a chia hết cho tích m x n.

Ví dụ: 18 chia hết cho 2 và 18 chia hết cho 9 (2 và 9 chỉ cùng chia hết cho 1) nên 18 chia hết cho tích 2 x 9.

14. Nếu a chia cho m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 chia hết cho m.

15. Nếu a chia cho m dư 1 thì a - 1 chia hết cho m (m > 1).

Các bàI toán về chia hết
b.BàI tập tự luyện

Dạng 1 : Viết các số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết

Bài 1: Cho 4 chữ số 0,1,5và 8 .Hãy thiết lập các số có ba chữ số khác nhau thoả mãn điều kiện:

a. Chia hết cho 6

b. Chia hết cho 15

Bài 2: Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

Bài 3: Tìm số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau 

Dạng 2: Dùng dấu hiệu chia hết để điền các chữ số chưa biết

Bài 4: Hãy viết thêm vào bên trái và bên phải số 37 mỗi bên một chữ số để được số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2,3,5 

Bài 5: Hãy viết thêm vào bên trái số 123 hai chữ số và bên phải một chữ số để được số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 4 và 9

Bài 6: Hãy xác định các chữ số a,b để khi thay vào số 
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 ta được số chia hết cho :

a. 2,5 và 9

b. 2 và 9

Bài 7: Tìm a và b để  
[image: image50.wmf]8
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chia hết cho 15

Dạng 3: Các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng và một hiệu

Cần nhớ:

1. Tổng của hai số chia hết cho b là một số chia hết cho b

2. Hiệu của hai số chia hết cho b là một số chia hết cho b

3. Tổng của một số chia hết cho b với một số không chia hết cho b là một số không chia hết cho b

4. Hiệu giữa một só chia hết cho b và một số không chia hết cho b là một số không chia hết cho b

5. Hiệu của hai số có cùng số dư khi chia cho b là một số chia hết cho b 

Bài 8: Không làm phép tính , hay cho biết các kết quả sau đây đúng hay sai

a. 72315+35127=104442

b. 72315-35127=44188

Bài 9: Một học sinh thực hiện các phép tính  như sau:

a. 3548+7256+8108=18911

b. 9756+8322+6565=24642

Không cần kiểm tra lại các bước tính,thầy giáo nhận xét bạn này đã làm sai tất cả hai bài tập .Em có thể giải thích tại sao thầy giáo lại nhận xét như vậy không?

Bài 10: Tổng kết năm học 2006-2007 ,một trường Tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh giỏi .Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi học sinh tiên tiến 2 quyển vở .Cô văn thư nhẩm tính phải mua 1996 quyển vở thì đủ phát thưởng .Hỏi cô văn thư đã tính đúng hay sai?Tại sao?

Bài 11: Tổng kết học kì 1 của một trường Tiểu học có 72 học sinh giỏi và 216 hóc inh tiên tiến .Cô hiệu trưởng dự định phát thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi học sinh tiên tiến 1 quyển vở. Cô văn thư nhẩm tính phải mua 2002 quyển vở thì đủ phát thưởng .Hỏi cô văn thư đã tính đúng hay sai? Tại sao?

Bài 12: Hai bạn Minh và Nhung đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo để lớp liên hoan.Nhung đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy 50000đ và cô trả lại 56000.Minh nói ngay: “ Cô tính sai rồi!” Bạn hãy cho biết Minh nói đúng hay sai ? Giải thích tại sao? Biết rằng giá tiền mỗi gói bánh kẹo là một số nguyên đồng ?

Bài 13: Không làm phép tính, hãy xem xét các tổng và hiệu sau đây có chia hết cho 3 hay không?

a. 693 + 459                                      d.  92616 – 48372

b. 3693 – 459                                     e. 1236 + 2155 + 42702

c. c.92616 + 48372                            g. 3216 + 6552 + 70242

Bài 14: Công ti X có một số công nhân hưởng mức lương 360000 đồng, một số khác hưởng 495000 đồng và số còn lại hưởng mức 672000 đồng một tháng.Sau khi phát lương tháng 7 cho công nhân, cô kế toán cộng sổ hết 273815000 đồng cả thảy. Hỏi cô kế toán tính đúng hay sai? Giải thích tại sao ?

Dạng 4: các bàI toán về phép chia có dư

Cần nhớ:

1. Những số không chia hết cho 2 sẽ có tận cùng bằng 1,3,5,7,9

2. Những số chia cho 5 :

· Dư 1 có tận cùng bằng 1 và 6

· Dư 2 có tận cùng bằng 2 và 7

· Dư 3 có tận cùng bằng 3 và 8

· Dư 4 có tận cùng bằng 4 và 9

3. Nếu a : b dư 1 thì a – 1 chia hết cho b

      4. Nếu a : b dư b - 1 thì a +1 chia hết cho b.

BÀI tập tự luyện

Bài 15: Thay x, y bởi những chữ số thích hợp để được số tự nhiên a = 
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 khi chia cho 2, 3, 5 đều dư 1.

Bài 16: Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 47 mỗi bên một chữ số có 4 chữ số khác nhau khi chia cho 4 thì dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 3 không dư.

Bài 17:Cho a=
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. Hãy thay x, ybằng những chữ số thích hợp để được một số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2,3 và chia cho 5 dư 4.

Bài 18:Viết thêm 3 chữ số vào bên phải số2754 ba chữ số để được mốtố chẵn có 7 chữ số khác nhau, khi chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.

Bài 19:Hãy viết thêm 2 chữ số vào bên phải và một chữ số vào bên trái x số 54 để được số lớn nhất có 5 chữ số thoả mãn tính chất : Chia số đó cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 9 dư 8.

Dạng 5: Vận dụng tính chất chia hết để giải toán có lời văn

Bài 20: Một cửa hàng rau quả có 5 rổ đựng cam và chanh( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là 104,115,132,136 và 148 quả.Sau khi bán được một rổ cam, người bán hàng thấy rằng trong số quả còn lại thì số chanh gấp 4 lần số cam.Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại ?

Bài 21: Một cửa hàng đồ sắt có 7 thùng đựng 2 loại đinh 5 phân và 10 phân( mỗi thùng chỉ đựng một loại đinh). Số đinh trong mỗi thùng theo thứ tự là 24, 26,30,37,41,55 và 58 kg.Sau khi bán hết 6 thùng và chỉ còn 1 thùng đinh 10 phân, người bán hàng thấy rằng trong số đinh đã bán, đinh 10 phân gấp 3 lần đinh 5 phân. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kg đinh mỗi loại?

Bài 22: Một người bán hàng có 5 bao đường kính.Trong mỗi bao chỉ đựng một trong 2 loại đường trằng hoặc đường vàng. Số đường trong mỗi bao lần lượt là22, 21, 20, 23 và 26 kg .sau khi cất đi 1 bao thì trong các bao còn lại có số đường trắng gấp 3 lần số đường vàng. Tính số kg đường trắng trong các bao còn lại? Số đường vàng trong các bao còn lại?

Bài 23: Kết quả học lực cuối học kì 1 của lớp 4A được xếp thành 3 loại : Giỏi, khá, trung bình.Số HS xếp loại giỏi bằng 
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 số HS xếp loại khá và bằng 
[image: image54.wmf]3
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 số HS xếp loại trung bình.Tính số HS mỗi loại, biết rằng số HS của lớp 4A là một số nhỏ hơn 40 và lớn hơn 30.

Bài 24: Mai có một số kẹo ít hơn 55 cái và nhiều hơn 40 cái.Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo ?

Bài 25: Trong một đợt trồng cây, số cây lớp 4A trồng được bằng 
[image: image55.wmf]3

2

 số cây của lớp 4B. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết tổng số cây 2 lớp trồng được là một số chia hết cho 2, 3, nhiều hơn 150 nhưng ít hơn 200 cây.

Dấu hiệu chia hết 

Bài 1. An và Hùng góp tiền  mua sách. Hai bạn góp được tất cả 34000 đồng. Số tiền An góp được chia hết cho 5, số tiền Hùng góp được chia hết cho 7. Tính số tiền mỗi bạn đã góp.

Bài 2.Một nhà giàu bị kẻ gian lẻn vào lấy thóc ở 3 cót. Khám xét lại , cót thứ nhất còn 3 đấu thóc và  một cái nồi; cót thứ hai còn 1 đấu thóc và  một cái vung  nồi; cót thứ ba còn 2 đấu thóc và  một cái rá. 

Ba tên trộm Giáp, ất, Bính bị bắt giải lên quan.Tên Giáp khai đã lấy thóc bằng nồi, tên ất khai đã lấy thóc bằng vung nồi, tên Bính khai đã lấy thóc bằng rá, mỗi lần chúng đều đong đầy thóc bởi các dụng cụ trên. Khi cho đong lại thì nồi chứa đúng 7 đấu thóc,  vung nồi chứa đúng 3 đấu thóc, rá chứa đúng 5 đấu thóc.

Biết số thóc ở mỗi cót bằng nhau, nhiều hơn 200 đấu và ít hơn 300 đấu. Em hãy thử làm Bao Công xử án xác định  mỗi tên trộm đã lấy bao nhiêu đấu thóc để chúng phải tâm phục, khẩu phục. (TTT1) 

Bài 3.Ba người bạn đi rừng. A mang theo 2 ổ bánh mì, B mang theo 3 ổ bánh mì còn C không mang theo gì cả mà ăn chung với 2 bạn. Sau chuyến đi, C đưa cho hai bạn 5 đồng để chia nhau. A đòi lấy 2 đồng nhưng B không chịu. Vậy A hay B sai? Hãy phân xử giúp bạn.

Bài 4.A, B, C đi chơi bắn vịt. Các con vịt được đánh số 3,4,6,10,14,15,16,17,25,31.Hết cuộc chơi ba bạn đều bắn được 3 con vịt và được số điểm như nhau. Hỏi con vịt nào còn sót lại?

Bài 5. Người chủ trò đưa ra một bó đũa mà trên mỗi chiếc đũa có vạch một số vạch nào đó. Người chơi chỉ cần bỏ ra 1000 đồng là được rút 3 chiếc đũa  và đếm tổng só vạch trên 3 chiếc đũa. Nếu số vạch trúng vào con số phần thưởng nào dưới đây thì được nhận phần thưởng đó:

	 Số vạch
	Phần thưởng

	8
	Bàn là

	10
	Chai nước chanh

	11
	Đôi dép

	14
	Đồng hồ

	16
	Được rút ba lần miễn phí

	17
	áo phông

	20
	Bếp ga

	22
	Lon nước bò hóc

	23
	Xe đạp

	25
	Khăn mặt 

	26
	áo mưa

	41
	Nồi cơm điện


Quan sát  mọi người chơi, tôi thấy hầu hết không được gì. Lâu lâu, người chủ trò cho thêm một chiếc đũa thì mới thấy có người trúng thưởng(tất nhiên là phần thưởng nhỏ thôi).Bạn có biết số vạch trên những chiếc đũa không? Đặc biệt chiếc đũa mà người chủ trò cho thêm phải có số vạch như thế nào?
Bài 6. Có 9 hòm bát đĩa, mỗi hòm gồm một số ngăn như nhau, ngăn nào cũng chứa 5 bát hoặc 6 đĩa, tổng cộng có tất cả 201 chiếc. Tính số bát, số đĩa.

Bài 7. Có một ngày, anh Khoai đã gánh một số gánh gạch đủ để làm 3 cái nhà giống nhau có 3 gian. Nếu anh gánh thêm 1 gánh nữa thì đủ làm 4 cái nhà và còn thừa 16 viên gạch.Hồi đó, người ta làm nhà chỉ cần gạch để kê mỗi chân cột 2 viên. Mỗi cái nhà 3 gian có ít nhất 12 cái cột và số gạch gánh mỗi lần là như nhau. Tính số gạch ngày hôm đó anh Khoai đã gánh. 
Bài 8. Cho tổng N = 10x10x10x10x10+71. Không thực hiện phép chia cho 9, hãy giải thích xem tổng trên có chia hết cho 9 không? Nếu số hạng thứ nhất của N có 1999 thừa số 10 thì N có chia hết cho 9 không? Tại sao? 

Bài 9 Đề 12 Cho tam giác ABC. Nối điểm chính giữa các cạnh của tam giác với nhau và cứ tiếp tục như vậy. Sau một số lần vẽ, bạn minh đếm  được 2003 tam giác, còn bạn Thông đếm được 2004 tam giác. Theo em bạn nào đếm đúng bạn nào đếm sai? Vì sao?

Bài 10 Đề 12Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và  chia hết cho 9 
Bài 11 Đề 16Cho A = 2004 x 2004 x...x 2004 (A gồm 2003 thừa số) và 

B = 2003 x 2003 x ... x 2003  (B gồm 2004 thừa số)

Hãy cho biết A + B có chia hết cho 5 hay không? vì sao?

Bài 12 Đề 16Biết rằng số A chỉ chia viết  bởi các chữ số 9. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà cộng số này với A ta được một số chia hết cho 45. 
Bài 13 Đề 21Cho: M là số chia 5 dư 2; N là số chia 5 dư 3;

P = 2003 x M + 2004 x N

Tính xem P chia cho 5 dư mấy?

Bài 14 Đề 21Cho ba số: 3945; 4686 và 5598. Khi chia mỗi số cho X thì chúng có số dư như nhau. Tìm tổng của X và số dư đó.

Bài 15 Đề 17  Hai người cùng chơi trò chơi với những viên bi đựng trong một cái hộp. Luật chơi là từng người  có thể lấy một hoặc hai viên bi mỗi lần. Sau lần lấy bi của người thứ nhất, người kia sẽ có cơ hội tương tự. Người thua cuộc là người lấy viên bi cuối cùng trong hộp.

a, Nếu đến lượt bạn lấy bi mà trong hộp còn 6 viên thì bạn sẽ lấy mấy viên để có thể chắc chắn rằng bạn sẽ giành phần thắng?

b, Nếu đến lượt bạn lấy bi mà trong hộp còn 8 viên thì bạn sẽ lấy mấy viên để có thể chắc chắn rằng bạn sẽ giành phần thắng?

c, Nếu đến lượt bạn lấy bi mà trong hộp còn 20 viên thì bạn sẽ lấy mấy viên để có thể chắc chắn rằng bạn sẽ giành phần thắng?

d, Bây giờ chúng ta thay đổi luật chơi. Có 100 viên bi mà mỗi người chơi có thể lấy 1, 2, 3 hoặc 4 viên mỗi lần. Nếu bạn là người lấy bi lần đầu tiên thì bạn sẽ lấy mấy viên bi để chắc chắn cuối cùng bạn sẽ thắng? 

Bài 16 Đề 20Số 20022002... 20022002 được tạo nên bởi cách viết 2002 khối “2002”. Tìm số dư của phép chia số này cho 9.

Bài 17 Đề 18 Số chữ số dùng để đánh số trang của một cuốn sách là một số chia hết cho số  trang của cuốn sách đó. Biết rằng cuốn sách đó trên 100 trang và ít hơn 500 trang. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? 

Bài 18 Đề 7 Mỗi đỉnh của một tấm bìa hình tam giác được đánh số lần lượt là 1; 2; 3. Người ta chồng các tam giác này lên nhau sao cho không có chữ số nào bị che lấp. Một bạn cộng tất cả các chữ số nhìn thấy thì được kết quả là 2002. Liệu bạn đó có tính nhầm không

Bài 19: An ốm bạn phải uống thuốc A 8 giờ 1 lần, thuốc B 5 giờ một lần, thuốc C 10 giờ 1 lần bạn uống cả 3 loại thuốc lúc 7 giờ sáng thứ 3. Hỏi lúc nào bạn sẽ lại cùng uống cả 3 loại thuốc (11h tối Thứ 4)

Bài 20. Khi chia 2004 cho một số có hai chữ số, nhận đ​ợc số d​ là 9. Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số nh​ vậy ?

Bài 21. Cho biết số 3x2yz  là một số chia hết cho cả 2,3,5.
Em có thể viết đ​ợc tất cả …….. số nh​ thế ?

Bài 22. Có một số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nh​ng khi chia hết cho 6,7,8 đều có số d​ là một.Số đó là …….

Bài 23. An cắt một tờ giấy to thành 4 mảnh rồi lấy một số mảnh vừa cắt đ​ợc, cắt tiếp mỗi mảnh làm 4 và tiếp tục làm nh​ thế mãi. Cuối cùng An đếm đ​ợc 1997 mảnh. Hỏi An đếm đúng hay sai.

Bài 24. Cho abc và cba  

a) chọn các điều kiện để abc  >  cba  

b) Chứng tỏ hiệu của chúng chia hết cho 9, chia hết cho 11.

Bài 25. Tìm a,b biết  82ab chia hết cho 90.

Bài 26. Tìm 2 số A, B  có dạng : A = 23 + 3xa; B =  9 + a

Biết a là số tự nhiên và a < 50 , A, B khi chia cho 26 có cùng số dư ).

Bài 27. Viết các số từ 1 đến 100 theo thứ tự đó trên một vòng tròn. Bắt đầu gạch bỏ số 1 rồi cứ 15 số tiếp theo lại gạch bỏ một số ( 1, 16, 31, …) và cứ thế tiếp tục mãi. với chú ý rằng khi trở lại vòng 2 vòng 3 thì những số đã bị gạch rồi vẫn được tính. Như vậy sẽ còn bao nhiêu số không bị gạch?

Bài 28. Trên bảng lớp học có ghi một dãy số : 1, 2, 3, 4….1969, 1970.

Hãy xoá hai số bất kì và thay vào bằng hiệu của chúng.

Hãy chứng tỏ rằng dù có làm như vậy bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đạt được két quả là số còn lại trên bảng chỉ là số o.

Bài 29. Điều khẳngđịnh sau có đúng không ?

a) Nếu một số không chia hết cho 2 thì nó cũng không chia hết cho 4.

b) Tất cả các số không chia hết cho 4 thì không chia hết cho 2.

Bài 30. Vì sao không có số nào mà  khi đem chia cho 15 thì dư 6 và đem chia cho 24 thì dư 4.

Bài 31. Chứng minh rằng : 

a) Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3.

b) a x b ( a +b)  : 2  ( với a, b là số tự nhiên bất kì )

Bài 32. Một đội thiếu niên chia làm 2 nhóm thu sắt vụn. 

Nhóm I mỗi em thu được 13 kg, trừ một em thu được 6 kg.  

Nhóm II thu được bằng nhóm I trong đó mỗi em thu được 10 kg trù một em thu được 5 kg.

Hỏi trong mỗi nhóm có bao nhiêu em nếu như toàn đội thu được 100 kg nhưng ít hơn 500 kg.

Bài 33. a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 3, chia 5, chia 7 đều dư 1

b)Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 5 dư 2, chia 7 dư 6.

c) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết khi chia số đó cho 3,4,5 đều được số dư là số lớn nhất

d) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó chia 2, chia 5, đều dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9.

Bài 34. Tìm aaaaa biết 



aaaaa : bbbb = 25 dư e



aaaaa : bbb   = 25 dư e

Bài 35. Một phép chia có số bị chia được viết bởi 1995 chữ số 7, số chia là 15. 

Hỏi số dư là bao nhiêu ?

Bài 36. ba bạn đi dã ngoại, Ân mang về 2 ổ bánh, Ba mang về 3 ổ bánh. Ba bạn ăn chung, Văn đưa  lại 5000 đồng cho Ân và Ba. Hỏi Ân, Ba mỗi người nhận bao nhiêu đồng ?

Bài 37. Phép chia có số bị chia = 629, thương = 9, số dư là số dư lớn nhất. Tìm số chia.

Bài 38. Có A = 7 + 7x7 + 7x7x7 + 7x7x7x7   
A = 10 dư mấy ?

Bài 39. Trong bài làm Ba viết “ Vì tích số thứ nhất  và số thứ 2 chia hết cho số thứ 3 nên ta phải có ST1  chia hết ST3 hoặc ST2  chia hết ST3
Theo em Ba viết thế đúng hay sai, cho ví dụ minh hoạ.

Bài 40. Tìm số tự nhiên X, biết X x X + X = 756

Bài 41. Cho dãy tính 1x9x11x19x21x29x31x39x…….x81x89x91x99


Chữ số tận cùng của tích này là:

Bài 42. Tích các số có 1 chữ số là 362880 là đúng hay sai ? 
Bài 43. Một số chia hết cho đúng 8 số trong đó có 35 và 77. Tìm số đó.

Biết A1999311B chia hết cho 72. Tìm hiệu A và B ? 

Khi giải các bài tập toán liên quan đến chia hết, chúng ta thường sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 9. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều bài phải vận dụng một số tính chất chia hết khác để giải. Chúng ta cùng tìm hiểu một số ví dụ sau :     
Ví dụ 1 : Cho M là một số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết M lớn hơn N. Hãy chứng tỏ rằng hiệu của M và N chia hết cho 3.      
Phân tích : Hiệu hai số chia hết cho một số nào đó khi số bị trừ và số trừ cùng chia hết cho số đó hoặc số bị trừ và số trừ có cùng số dư khi chia cho số đó. Dựa vào tính chất này ta chứng tỏ hiệu chia hết cho một số nào đó bằng cách chứng tỏ số bị trừ và số trừ có cùng số dư khi chia cho số đó.
Giải : Đặt M = abc  thì N = cba  (a > c > 0 ; a, b, c là chữ số), khi đó  M - N = abc - cba. Giả sử  cba chia cho 3 dư r (0 Ê r < 3) thì a + b + c chia cho 3 cũng dư r. Do a + b + c = c + b + a nên cba chia cho 3 cũng có số dư r. Vậy hiệu M - N chia hết cho 3.

     Ví dụ 2: Nếu đem số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có số dư bằng nhau. Hãy tìm số dư của hai phép chia đó. (Đề thi Tiểu học Thái Lan) 
     Phân tích: Nếu hai số chia cho số nào đó có cùng số dư thì hiệu của chúng sẽ chia hết cho số đó. Vì số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số có số dư bằng nhau nên hiệu của chúng chia hết cho số có ba chữ số đó. Từ đó ta tìm được số chia để suy ra số dư 
Giải: Gọi số chia của hai số đã cho là abc (a > 0 ; a, b, c < 10). Vì hai số đã cho chia cho số abc đều có số dư bằng nhau nên (34369 - 31513) chia hết cho abc  hay 2856 chia hết cho abc. Do 2856 = 4 x 714 nên  abc  = 714. Thực hiện phép tính ta có: 31513 : 714 = 44 (dư 97) ; 34369 : 714 = 48 (dư 97). Vậy số dư của hai phép chia đó là 97.

         Ví dụ 3 : Tìm thương và số dư của phép chia sau : (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x … x 15 + 200) : 182.

         Phân tích : Nếu trong một tổng có một số hạng chia cho một số nào đó dư r còn các số hạng khác chia hết cho số đó thì số dư của tổng chính là r. Thương của tổng chính là tổng các thương của từng số hạng. Nếu các số chia cho số đó đều có dư thì số dư của tổng chính là tổng số dư của từng số hạng, nếu tổng các số dư đó nhỏ hơn số chia. Vậy ta xét xem mỗi số hạng của tổng đó chia cho số chia có số dư là bao nhiêu. Từ đó ta tính được thương và số dư của phép chia đó. 
Giải : Vì 182 = 2 x 7 x 13 nên số hạng thứ nhất của tổng (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ..... x 15) chia hết cho 182. Vì 200 : 182 = 1 (dư 18) nên số hạng thứ hai của tổng chia cho 182 được 1 và dư 18. Vậy số dư trong phép chia đó chính là 18 và thương trong phép chia đó chính là kết quả của phép tính : 1 x 3 x 4 x 5 x 6 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 14 x 15 + 1. (Bạn đọc tự tìm ra đáp số)    
Ví dụ 4 : Một người hỏi anh chàng chăn cừu : “Anh có bao nhiêu con cừu ?”. Anh chăn cừu trả lời : “Số cừu của tôi nhiều hơn 4000 con nhưng không quá 5000 con. Nếu chia số cừu cho 9 thì dư 3, chia cho 6 cũng dư 3 còn chia cho 25 thì dư 19”. Hỏi anh đó có bao nhiêu con cừu ?      
Phân tích : Vì số cừu của anh chia cho 9 dư 3 còn chia cho 25 dư 19 mà 3 + 6 = 9 và 19 + 6 = 25 nên nếu thêm 6 con cừu vào số cừu của anh thì số cừu lúc này sẽ chia hết cho 9 và 25. Ta lại có 9 x 25 = 225 nên số cừu đó chia hết cho 225. Từ đó ta tìm các số lớn hơn 4000 + 6 và không vượt quá 5000 + 6 chia hết cho 225 rồi thử thêm điều kiện chia cho 6 dư 3 để tìm được số cừu của anh chăn cừu.       
Giải : Vì số cừu của anh chăn cừu chia cho 9 dư 3 và chia cho 25 dư 19 nên nếu thêm 6 con cừu vào số cừu của anh chăn cừu thì số cừu lúc này chia hết cho 9 và 25. Do đó số cừu đó chia hết cho 225 (vì 9 x 25 = 225). Số cừu sau khi thêm 6 con phải lớn hơn : 4000 + 6 = 4006 và không vượt quá 5000 + 6 = 5006. Do vậy số cừu sau khi thêm có thể là 4950 con, 4725 con, 4500 con. Vì số cừu sau khi thêm 6 con chia cho 6 vẫn dư 3 nên chỉ có 4725 là thỏa mãn đầu bài. Vậy số cừu hiện có của anh là : 4725 - 6 = 4719 (con).      
Trên đây là 4 ví dụ tiêu biểu mà khi giải phải vận dụng một số tính chất chia hết. Những tính chất này không có trong chương trình cơ bản của tiểu học. Tuy nhiên ta dễ dàng tìm thấy nó qua các bài toán. Học toán chúng ta cần phải tìm tòi, sáng tạo và vận dụng kiến thức được học một cách linh hoạt mới thấy được vẻ đẹp của toán học phải không các bạn ? Hi vọng bài viết này là một kinh nghiệm nhỏ giúp các bạn học tốt hơn.
chuyên đề: chia hết trong tập số tự nhiên - áp dụng.
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I. Tóm tắt lý thuyết:

1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: 

Cho 
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Kí hiệu: 
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.  đọc là: a chia hết cho b hoặc b chia hết a; hoặc a là bội của b hoặc b là ước của a.

2. Tính chất chia hết của một tổng:

a) Tính chất 1:   
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+ Chú ý: 1) Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu 
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2) Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng:  
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b) Tính chất 2: Nếu a không chia hết cho  m; b chia hết cho  m thì  a+b không chia hết cho m

+ Chú ý:  -  Tính chất 2 đúng với một hiệu a>b


     - Tính chất 2 đúng với một tổng nhiều số hạng, trong đó chỉ có một số hạng không  
        chia hết cho  m, các số hạng còn lại đều chia hết cho  m.

3. Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

a. Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

b. Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có chữ số tận cùng là 0 hặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

c. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

d. Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

e. Các dấu hiệu chia hết cho 4; 8; 25; 125

II. Bài tập áp dụng.

Bài toán 1: Chứng minh rằng: nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a chia hết cho c

Bài toán 2: Chứng minh rằng nếu 
[image: image63.wmf].
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Bài toán 3: Chứng minh rằng:   a) 
[image: image65.wmf]11

abba

+

M

                             b) 
[image: image66.wmf]9

abba

-

M

 với a>b

Bài toán 4: Chứng minh rằng:


a) 
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Bài toán 5: Cho 
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Bài toán 6: CMR: tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3, tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 5.

Bài toán 7: CMR: a) tổng của ba số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 6, 



      b) tổng ba số lẻ liên tiếp không chia hết cho 6

Bài toán 8: Tìm 
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Cho số tự nhiên A, Người ta đổi chỗ các chữ số của số A để được số B gấp ba lần số A. Chứng minh rằng B chia hết cho 27.
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là một dãy số chia hết cho cả 2, 3, 5. Em có thể viết được tất cả .........................số như thế.

Bài 4: Có một số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhưng khi chia cho 6, 7, 8 đều có số dư là 1. Số đó là:............

Bài 18 : Người ta lấy tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30 để chia cho 1000000. Bạn hãy cho biết : 1) Phép chia có dư không ? 

2) Thương là một số tự nhiên có chữ số tận cùng là bao nhiêu ? 

Bài 20 : Hai số tự nhiên A và B, biết A < B và hai số có chung những đặc điểm sau : 

- Là số có 2 chữ số.     - Hai chữ số trong mỗi số giống nhau.  - Không chia hết cho 2 ; 3 và 5. 

a) Tìm 2 số đó.       b) Tổng của 2 số đó chia hết cho số tự nhiên nào ? 

Bài 30 : Cho A = 2004 x 2004 x ... x 2004 (A gồm 2003 thừa số) và B = 2003 x 2003 x ... x 2003 (B gồm 2004 thừa số). Hãy cho biết A + B có chia hết cho 5 hay không ? Vì sao ? 

Bài 31 : Biết rằng số A chỉ viết bởi các chữ số 9. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà cộng số này với A ta được số chia hết cho 45. 

Bài 52 : Một người mang ra chợ 5 giỏ táo gồm hai loại. Số táo trong mỗi giỏ lần lượt là : 20 ; 25 ; 30 ; 35 và 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại táo. Sau khi bán hết một giỏ táo nào đó, người ấy thấy rằng : Số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1. Hỏi số táo loại 2 còn lại là bao nhiêu ?

Bài 81: Trí và Dũng giúp bố mẹ xếp 65 quả dưa hấu mỗi quả nặng 1kg, 35 quả dưa hấu mỗi quả nặng 2kg và 15 quả dưa hấu mỗi quả nặng 3kg vào trong 20 giỏ. Mọi người cùng đang làm việc, Trí chạy đến bàn học lấy giấy bút ra ghi... ghi và Trí la lên: “Có xếp thế nào đi chăng nữa, chúng ta luôn tìm được 2 giỏ trong 20 giỏ này có khối lượng bằng nhau”. Các bạn hãy chứng tỏ là Trí đã nói đúng. 

Bài 85: Hai bạn Huy và Nam đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để đến lớp liên hoan. Huy đưa cho cô bán hàng 2 tờ 100000 đồng và được trả lại 72000 đồng. Nam nói: “Cô tính sai rồi”. Bạn hãy cho biết Nam nói đúng hay sai? Giải thích tại sao? 

Bài 141 : Bạn Tân thực hiện phép chia một số cho 12 thì dư 1 và chia số đó cho 14 thì dư 2. Bạn hãy chứng tỏ Tân đã làm sai ít nhất một phép tính.

Bài 139 : Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9.

Bài 140 : Số này nằm trong phạm vi các số tự nhiên từ 1 đến 58. Khi viết "nó" không sử dụng các chữ số 1 ; 2 ; 3. Ngoài ra "nó" là số lẻ và không chia hết cho các số 3 ; 5 ; 7. Vậy "nó" là số nào ?

Bài 126 : Cho số gồm bốn chữ số có chữ số hàng trăm là 9 và chữ số hàng chục là 7. Tìm số đã cho biết số đó chia hết cho 5 và 27. 

Bài 121 : Số chữ số dùng để đánh số trang của một quyển sách là một số chia hết cho số trang của cuốn sách đó. Biết rằng cuốn sách đó trên 100 trang và ít hơn 500 trang. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?

Bài 119 : Trong đợt trồng cây đầu năm, lớp 5A cử một số bạn đi trồng cây và trồng được 180 cây, mỗi học sinh trồng được 8 hoặc 9 cây. Tính số học sinh tham gia trồng cây, biết số học sinh tham gia là một số chia hết cho 3. 

Bài 120 : Chứng minh rằng không thể thay các chữ bằng các chữ số để có phép tính đúng :
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Bài 107 : Cho một phép chia hai số tự nhiên có dư. Tổng các số : số bị chia, số chia, số thương và số dư là 769. Số thương là 15 và số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia. 

Bài 133. Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông có tất cả 61 viên bi. Xuân có số bi ít nhất, Đông có số bi nhiều nhất và là số lẻ, Thu có số bi gấp 9 lần số bi của Hạ. Hãy cho biết mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

Câu 24 : Một cửa hàng có sáu thùng xà bông. Khối lượng xà bông trong mỗi thùng lần lượt là : 15 kg, 16 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg và 31 kg. Cửa hàng bán trong một ngày hết năm thùng. Biết rằng khối lượng xà bông bán buổi sáng gấp đôi buổi chiều, hỏi cửa hàng còn lại thùng xà bông nào ?

Bài 2: Tổng kết năm học 2007- 2008, một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh giỏi. Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn học sinh tiên tiến 2 quyển vở. Cô văn phòng nhẩm tính phải mua 1996 quyển thì đủ phát thưởng. Hỏi cô văn phòng đã tính đúng hay sai? Giải thích tại sao ?

Bài 1: Cho 3 tờ giấy. Xé mỗi tờ thành 4 mảnh. Lấy một số mảnh và xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ, sau đó lại lấy một số mảnh xé thành 4 mảnh nhỏ...Khi ngừng xé theo quy luật trên ta đếm được 1999 mảnh lớn nhỏ cả thảy. Hỏi người ấy đếm đúng hay sai ? Giải thích tại sao?

Bài 2:  Một cửa hàng rau quả có 5 rổ đựng  cam và chanh (trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là 104,115,132,136 và 148 quả. Sau khi bán được một rổ cam, người bán hàng thấy số chanh còn lại gấp 4 lần số cam. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 3: Một cửa hàng dồ sắt có 7 thùng đựng 2 loại đinh 5 phân và 10 phân (mỗi thùng chỉ đựng một loại đinh). Số đinh trong mỗi thùng theo thứ tự là 24kg, 26kg, 30kg, 37kg, 41kg, 55kg và 58 kg. Sau khi bán hết 6 thùng và chỉ còn một thùng đinh 10 phân, người bán hàng thấy rằng trong số đinh đã bán, đinh 10 phân gấp 3 lần đinh 10 phân. Hỏi cửa hàng đã có bao nhiêu kilôgam đinh mỗi loại?

Một lớp học có ít hơn 37 và nhiều hơn 30 học sinh. Cô giáo thử chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 2 học sinh hoặc 3 học sinh thì cả hai trường hợp đều không thừa, không thiếu bạn nào. Số học sinh của lớp học đó là.....

Câu 12 : Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 25 học sinh. Cô giáo chia đều thành các nhóm. Mỗi nhóm có 2 học sinh hoặc 3 học sinh thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

Câu 17 : Trong các số 85; 408; 69; 890; 904; 218; 6012; 98717; 70125; 8620 :

a) Các số chia hết cho 2 là :
………………………………………………………………………….

b) Các số chia hết cho 5 là :
………………………………………………………………………….

c) Các số không chia hết cho 2 là :
………………………………………………………………………….

d) Các số không chia hết cho 5 là :
………………………………………………………………………….

e) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là :
………………………………………………………………………….

g) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là :

          ………………………………………………………………………….
      h)  Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là :

          ………………………………………………………………………….

k)  Các số không chia hết cho 2, đồng thời cũng không chia hết cho 5 là :
     …………………………………………………………………………

Câu 18 : §, S? 

a. Nếu chữ số tận cùng của một số cia hết cho 2 ( hoặc 5 ) thì số đó chia hết cho 2 ( hoặc 5 ).

b. Một số chia hết cho  2 nhưng không cia hết cho 5 phải có chữ số hàng đơn vị là chẵn.

Câu 19 : Trong các số 894; 764; 7236; 6318; 7030; 44 421; 6378:

a) Các số chia hết cho 3 là :
………………………………………………………………………….

b) Các số chia hết cho 9 là :
………………………………………………………………………….

c) Các số không chia hết cho 3 là :
………………………………………………………………………….

d) Các số không chia hết cho 9  là :
………………………………………………………………………….

e) Các số chia hết cho cả 2 và 3 là :
………………………………………………………………………….

Câu 20: §, S?

a. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 ( hoặc 9 ) thì chia hết cho 3 ( hoặc 9 ) 

b. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 2 ( hoặc 5 ) thì chia hết cho 2 ( hoặc 5 ) 

c. Các số có chữ số tận cùng chia hế cho 3 ( hoặc 9 ) thì chia hết cho 3 ( hoặc 9 ).

d. Các số có chữ số hàng đơn vị chia hết cho 2 ( hoặc 5 ) thì chia hết cho 2 ( hoặc 5 ) .

Câu 21 : Điền chữ số vào dấu chấm để cho số  : 

a. 452 .4 chia hết cho 3:………………………………………………………

b. 5837. chia hết cho 9:………………………………………………………

c. 43. chia hết cho 5:………………………………………………………….

d. 786. chia hết cho 2 và 3:…………………………………………………..

Câu 22 : 

a. Số có hai chữ số bé nhất chia hết cho 5 là :………………………...

b. Số có hai chữ số lớn nhất chia hết cho 5 là : ………………………………

c. Số các số có  hai chữ số chia hết cho 5 là : ( ghi rõ cách tính ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

d. Số các  số có  ba chữ số chia hết cho 5 là : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 23 : 

a. Số có ba chữ số bé nhất chia hết cho 9 là :……………………….………...

b. Số có ba chữ số lớn nhất chia hết cho 9 là : ………………………………

c. Số các số có  ba chữ số chia hết cho 9 là :………………………………..

Câu 24 : Một cửa hàng có sáu thùng xà bông. Khối lượng xà bông trong mỗi thùng lần lượt là : 15 kg, 16 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg và 31 kg. Cửa hàng bán trong một ngày hết năm thùng. Biết rằng khối lượng xà bông bán buổi sáng gấp đôi buổi chiều, hỏi cửa hàng còn lại thùng xà bông nào ?

Giải : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các bài toán về chia hết ở tiểu học.

Dạng 1: Dùng dấu hiệu chia hết để viết số tự nhiên.

Ví dụ : Cho 5 chữ số: 0, 1, 2, 4, 5. Từ  5 chữ số đã cho có thể viết được:

a) Bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5 ?

b) Có thể viết bao nhiêu chữ số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà chữ số hàng trăm bằng 4 ?

c) Có thể viết được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 ?

Giải:

a) Số cần tìm có dạng  
[image: image257.wmf]abcd

:

-Có 4 cách chọn a ( 1, 2, 3, 4 )

-Có 5 cách chọn b ( 0, 1, 2, 4, 5 )

-Có 5 cách chọn c ( 0, 1, 2, 4, 5 )

-Có 2 cách chọn d ( 0, 5 )

Ta có : 4 
[image: image258.wmf]´

 5 
[image: image259.wmf]´

 5 
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 2 = 200 cách chọn 
[image: image261.wmf]abcd


Kết luận: Có 200 số có 4 chữ số chia hết cho 5.

b) Số cần tìm có dạng 
[image: image262.wmf]a4b0

 hoặc 
[image: image263.wmf]a4b5

.

+Nhóm 1: 
[image: image264.wmf]a4b0


-Có 3 cách chọn a ( 1, 2, 5 )

-Có 2 cách chọn b ( 3 cách trừ 1 cách đã chọn a)

Ta có : 3 
[image: image265.wmf]´

 2 = 6 cách chọn 
[image: image266.wmf]a4b0


+Nhóm 2: 
[image: image267.wmf]a4b5


-Có 2 cách chọn a ( 1, 2 )

-Có 2 cách chọn b ( 0 và 1 hoặc 2 )

Ta có : 2 
[image: image268.wmf]´

 2 = 4  cách chọn
[image: image269.wmf]a4b5


Kết luận: Có thể viết 10 số  ( 6+ 4 = 10 ) có 4 chữ số  chia hết cho 5 mà chữ số hàng trăm bằng 4.

c) Số phải tìm có dạng  
[image: image270.wmf]abcd5


-Có 3 cách chọn a ( 1, 2, 4 )

-Có 3 cách chọn b ( 0 và 2 chữ số còn lại)

-Có 2 cách chọn c ( 2 chữ số còn lại)

-Có 1 cách chọn d ( chữ số cuối cùng)

Ta có  3 
[image: image271.wmf]´

 3 
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 2 
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 1 = 18 cách chọn số 
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Kết luận: Có thể viết được 18 số lẻ có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5.

Dạng 2: Dùng dấu hiệu chia hết để tìm các chữ số chưa biết của một số tự nhiên.

Ví dụ 1 :

Thay a và b bởi các chữ số thích hợp để nhận được số tự nhiên A = 
[image: image275.wmf]3a46b

 là số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 3 và 4.

Giải

-Vì A chia hết cho 4 nên 
[image: image276.wmf]6b

 ( 2 chữ số tận cùng) chia hết cho 4. Suy ra b = 0, 4, 8.

-Vì A có 5 chữ số khác nhau nên  b = 0 và 8.

+Khi b = 0 , A có dạng : 
[image: image277.wmf]3a460

. 

Vì A chia hết cho 3 nên  3 + a + 4 + 6 + 0 = a + 13 chia hết cho 3. Suy ra  a = 2, 5, 8

Số phải tìm là: 32460, 35460, 38460.

+Khi b = 8, A có dạng : 
[image: image278.wmf]3a468

 

Vì A chia hết cho 3 nên  3 + a + 4 + 6 + 8 = a + 21 chia hết cho 3. Suy ra  a = 0, 3, 6, 9.

Vì A có 5 chữ số khác nhau nên ta chọn  a = 0 và 9

Số phải tìm là 30468, 39468

Kết luận: Các số cần tìm là32460, 35460, 38460, 30468, 39468.

Ví dụ 2 :

Cho số 47, hãy viết 1 chữ số bên phải và 1 chữ số bên trái để nhận được số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5.

Giải:

Gọi chữ viết thêm vào bên phải là a, số bên trái là b. Số phải tìm có dạng A= 
[image: image279.wmf]a47b


-Vì A chia hết cho 2 nên b= 0, 2, 4, 6, 8.

-Vì A chia hết cho 5 nên b= 0, 5. 

-Vì A chia hết cho 2 và 5 nên b= 0. Thay b= 0 vào A ta có :

Số phải tìm A là A=
[image: image280.wmf]a470


-Vì A chia hết cho 3 nên : 

a+ 4 + 7 + 0 = a + 11 chia hết cho 3

Suy ra a = 1, 4, 7.

Để A là số lớn nhất có 4 chữ số, ta  chọn a = 7.

Số phải tìm là : 7470.

Dạng 3: Các bài toán về phép chia có dư.

-Một số chia cho 2 dư 1 thì chữ số hàng đơn vị của nó bằng 1, 3, 5, 7, 9.

-Một số chia cho 5 dư 1 thì chữ số hàng đơn vị của nó bằng 1 hoặc 6; nếu dư 2 thì hàng đơn vị bằng 2 hoặc 7; nếu dư 3 thì hàng đơn vị bằng 3 hoặc 8; nếu dư 4 thì hàng đơn vị bằng 4 hoặc 9.

-Số tự nhiên A và tổng các chữ số của nó khi chia cho 9 có cùng số dư.

-Nếu A chia cho B dư 1 thì A – 1 sẽ chia hết cho B.

-Nếu A chia cho B dư B – 1 thì A + 1 sẽ chia hết cho B.

Ví dụ 1:

Thay a và b bởi các chữ số thích hợp để nhận được số tự nhiên n = 
[image: image281.wmf]a75b

 là số có 4 chữ số khác nhau khi chia cho 2, 5, 9 đều dư 1:

Giải:

-Vì n chia cho 5 dư 1 nên b = 1, 6.

+Nếu b = 1, thay vào n ta có : n= 
[image: image282.wmf]a751


-Vì n chia cho 9 dư 1 nên a + 7 + 5 + 1 = a + 13 chia cho 9 dư 1. Suy ra a = 6.

-Vì n chia cho 3 dư 1 nên a + 7 + 5 + 1 = a + 13 chia cho 3 dư 1. Suy ra a = 3 hoặc 6 hoặc 9.

-Vì n chia cho 3 hoặc 9 đều dư 1 nên ta chọn a = 6. 

Thay a = 6 vào n, ta có n = 6751.

+Nếu b = 6 thay vào n ta có : n = 
[image: image283.wmf]a756

 

-Vì n chia cho 9 dư 1 nên a + 5 + 7 + 6 = a + 18 chia cho 9 dư 1. Suy ra a = 1.

-Vì n chia cho 3 dư 1 nên a + 5 + 7 + 6 = a + 18 chia cho 3 dư 1. Suy ra a = 1 hoặc 4 hoặc 7.

-Vì n chia cho 3 hoặc 9 đều dư 1 nên ta chọn a = 1. 

Thay a = 1 vào n, ta có n = 1756.

Kết quả:

a = 6 và b = 1 ta có n = 6751.

a = 1 và b = 6 ta có n = 1756.

Ví dụ 2 :

Viết thêm vào bên phải số 91 ba chữ số để nhận được một số có năm chữ số khác nhau khi chia cho 2 dư 1 , chia cho 5 dư 3, chia cho 9 không dư.

Giải:

Gọi số phải tìm là n = 
[image: image284.wmf]91abc

 ta có:

-Vì n chia cho 5 dư 3 nên c = 3 hoặc 8 (1)

-Vì n chia cho 2 dư 1 nên c = 1, 3, 5, 7, 9 (2).

(1) và (2) suy ra: c = 3.

Thay c = 3 vào n: n = 
[image: image285.wmf]91ab3


-Vì n chia hết cho 9 nên 9 + 1 + a + b + 3 = a + b + 13 chia hết cho 9. Suy ra a + b = 5 hoặc 14.

+Nếu a + b = 5  thì:

a = 0 ; b = 5 hay a = 5 ; b = 0.

a = 1 ; b = 4 hay a = 4 ; b = 1.

a = 2 ; b = 3 hay a = 3 ; b = 2.

Do n là các chữ số khác nhau nên chọn a = 0, b = 5 hoặc a = 5 , b = 0.

-Nếu a = 0 thay vào n: n = 91053.

-Nếu a = 5 thay vào n: n = 91503.

+Nếu a + b = 14 thì:

a = 8 ; b = 6 hoặc a = 6, b = 8.

-Nếu a = 8 thay vào n: n = 91863.

-Nếu a = 6 thay vào n: n = 91683.

Ví dụ 3:

Cho số tự nhiên A. Viết các chữ số của A theo thứ tự ngược lại ta được số tự nhiên B lớn gấp 3 lần A. Chứng tỏ rằng A chia hết cho 9.

Giải:

Vì B = 3
[image: image286.wmf]´

A nên tổng các chữ số của B chia hết cho 3, tổng các chử số của A cũng chia hết cho 3. 

Vì B và A có các chữ số bằng nhau nên tổng các chữ số của A và B bằng nhau và chia hết cho 3.

Vì A chia hết cho 3 nên A = 3
[image: image287.wmf]´

k (k là số tự nhiên).

Suy ra B = 3
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A = 3
[image: image289.wmf]´

3
[image: image290.wmf]´

k = 9 
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Suy ra B chia hết cho 9.

Vì B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của B chia hết cho 9.

Suy ra tổng các chữ số của A cũng chia hết cho 9.

Suy ra A chia hết cho 9.

Ví dụ 4:

Không làm phép tính hãy cho biết kết quả sau đúng hay sai: 723 + 
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= 1235 ?

Giải:

723 chia hết cho 3 vì 7 + 2 + 3 = 12 (chia hết cho 3).
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 = 3 
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 a chia hết cho 3.

 Vì 1235 có 1 + 2 + 3 + 5 = 11 không chia hết cho 3 nên bài tính sai.

Bài tập tham khảo:

Bài 1: Cho 6 chữ số: 0, 1, 4, 5, 7, 8:

a. Có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 5 từ 6 chữ số đã cho.

b.Có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà chính số hàng trăm bằng 1.

c.Có bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà chính số hàng chục là số lẻ.

d.Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 5 lớn hơn 2004.

Bài 2: Thay x và y bởi các chữ số thích hợp để nhận được số tự nhiên 
[image: image295.wmf]1x53y

 là số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 3 và 5.

Bài 3: Hãy viết thêm vào bên phải số 123 ba chữ số để nhận được số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 2, 5 và 9.

Bài 4: Hãy viết thêm vào bên phải số 312 một chữ số và bên trái hai chữ số để nhận được số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 4, 5 và 9.

Bài 5: Thay a và b bởi các chữ số thích hợp để nhận được số tự nhiên n = 
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 khi chia cho 3 dư 2, chia chọ dư 4. Tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất thoả mản các điều kiện nói trên.

Bài 6: Hãy viết thêm vào bên trái số 714 hai chữ số và bên phải một chữ số để nhận được số nhỏ nhất có 6 chữ số khi chia cho 3, 4, 9 đều dư 1 và chia cho 5 thì không dư.

Bài 7: Cho số tự nhiên A. Viết các chữ số của A theo thứ tự ngược lại thì ta được số tự nhiên B gấp 9 lần A. Chứng minh rằng B chia hết cho 81.

CÂU 4: Ở một vương quốc nọ có 1 nàng công chúa xinh đẹp, nên có 10 chàng trai khôi ngô tuấn tú đến xin cưới nàng cùng lúc. Vì họ đều giàu sang như nhau nên vua cha mới đưa ra một tình thế sau: Vua đưa công chúa lên một cái tháp cao vút và bảo rằng, nếu chàng trai nào trả lời cho vua biết có bao nhiêu bậc thang dẫn lên chỗ công chúa thì sẽ cho cử hành hôn lễ ngay. Vua cho các chàng trai biết một vài số liệu: số bậc thang nhiều hơn 100 và ít hơn 120. Nếu lính canh bước một lần 3 bậc sẽ còn thừa ra 1 bậc, nếu bước một lần 4 bậc sẽ còn thừa 2, nếu bước 5 bậc sẽ còn thừa 3. Vậy sẽ có bao nhiêu bậc thang?

CÂU 2: Tìm một số tự nhiên sao cho khi chia cho 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 6 dư 5, chia 7 dư 6, chia 8 dư 7, chia 9 dư 8. 

CÂU 4: Andy luôn nói dối vào ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 nhưng luôn luôn trung thực vào những ngày còn lại của tuần lễ. Trong khi đó David luôn nói dối vào thứ 7, chủ nhật, thứ 2 nhưng luôn trung thực vào những ngày còn lại của tuần lễ. Một ngày nào đó cả hai người cùng nói: “hôm qua tôi đã nói dối”. Theo các bạn đó là thứ mấy trong tuần?.

Câu 5. Người ta đặt trong kho 6 thùng rượu. Từ thùng thứ nhất đến thùng thứ 6 tương ứng chứa: 310 lít, 200 lít, 190 lít, 180 lít, 160 lít và 150 lít. Ngày thứ nhất 2 người mang rượu đi bán, người thứ nhất bán được 2 thùng, người thứ hai bán được 3 thùng, hơn nữa người thứ nhất bán được số rượu bằng một nửa số rượu người thứ hai đã bán. Hỏi thùng rượu nào còn trong kho?

49. Trò chơi của người mới phất
Một kẻ keo kiệt vừa mới phất giàu nên hắn tỏ ra rất đắc ý. Sở thích duy nhất của hắn là giam mình trong kho vàng để ngắm tài sản của mình. Hắn có một số tiền vàng loại 1 đồng, 2 đồng và 5 đồng. Hắn thường để chúng vào năm chiếc hòm an toàn, số lượng mỗi loại tiền trong từng hòm là như nhau. Buổi tối không có việc gì làm, hắn thường dốc hết số tiền vàng ra trước mặt ngắm, sau đó chia thành sáu đống, mỗi đống có số lượng tiền mỗi loại là như nhau. Sau đó hắn tùy ý lấy ra 2 đông, trộn lẫn tiền 2 đống vào với nhau, rồi lại chia làm ba đống nhỏ, trong mỗi đông số lượng tiền mỗi loại cũng là như nhau.
Căn cứ vào đó bạn có biết tên nhà giàu keo kiệt này có ít nhất bao nhiêu tiền vàng không?
56. Câu hỏi của Bi
Bi và cậu bé hàng xóm rất thân thiết với nhau, Bi thường giải toán cho cậu bé. Một lần, Bi ra một câu hỏi:
Có một dãy cầu thang rất dài. Nếu mỗi bước bước hai bậc thì cuối cùng sẽ thừa lại một bậc; nếu mỗi bước bước ba bậc thì còn lại hai bậc; mỗi bước bước bốn bậc thì còn lại ba bậc; mỗi bước bước năm bậc thì còn lại bốn bậc; mỗi bước bước sáu bậc thì còn lại năm bậc; mỗi bước bước bảy bậc thì vừa tròn.


Bạn thử tính giúp cậu bé xem dãy cầu thang đó có ít nhất bao nhiêu bậc?
ĂN CƯỚP CHIA CỦA

 ĐỐ :

Em nghe bọn cướp trong lùm

Chia của cãi lẫy nói um chẳng phòng

Em nghe nó nói bông lông

Nếu chia mỗi đứa bảy đồng dư ba

Còn tám đồng mỗi đứa ta

Thì lại thiếu bốn biết là làm sao?

Xin anh tính giúp thử nào

Ăn cướp mấy đứa chia nhau mấy đồng?

Nếu mà anh tính được thông

Thì em mới chịu đem lòng phục anh

ĐÁP:

 Em ơi anh tính đã rành

Ăn cướp bảy đứa bạc đành năm hai

Tính thử:

Người 7 đồng, 7 người = 49 đồng, dư 3 đồng trong 52 đồng. Mỗi người tám đồng, 7 người = 56 đồng; thiếu 4 đồng trong 52 đồng.

PHÂN KỲ THĂM CHA MẸ

HỎI :

Vợ chồng ông nọ đã già

Có ba cô gái đẹp mà cả ba

Có chồng ba chốn thiệt xa

Phân kỳ thăm mẹ viếng cha trọn lòng

Cô Hai, ba bữa một kỳ

Cô Ba năm bữa mới đi một lần

Cô Tư, con Út có phần

Bẩy ngày mới phải dời chân một lần

Ba cô y hẹn viếng thân

Mấy ngày mới họp một lần cả ba ?

ĐÁP :

Thôi thôi tính kỹ thì ra

Cứ theo cái phép gọi là khả phân

Phân cho ba, bẩy, năm phần

Một trăm, năm bữa, một lần gặp nhau

GIỎ TÁO

ĐỐ:

     Có ba người tốt bụng mang một số quả táo như nhau trong giỏ của mình. Giữa đường họ gặp 9 người nghèo khổ. Mỗi người tốt bụng cho mỗi người nghèo khổ một số quả táo như nhau. Như vậy mỗi người tốt bụng và mỗi người nghèo khổ đều có số táo như nhau.

     Hỏi trong giỏ của mỗi người tốt bụng có nhiêu quả táo?

GIẢI ĐÁP:

    Cho rằng mỗi người tốt bụng có x quả táo trong giỏ và mỗi người nghèo y quả táo. Thế thì:

  x – 9y = 3y, tức là x = 12y

       Do số táo mang trong giỏ của mỗi người không thể nhiều vì nếu nhiều thì giỏ không chứa hết và người tốt bụng không mang nổi. Do đó y chỉ có thể bằng 1, 2 hoặc 3

       Từ đó số táo mang đi chỉ có thể là 12 hoặc 24 hoặc 36 quả.

THU HOẠCH CAM

Đố:
    Trong mùa cam, gia đình bác A thu hoạch được một số cam là số nhỏ nhất mà khi chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 6 dư 5, chia cho 7 dư 6, chia cho 8 dư 7, chia cho 9 dư 8, chia cho 10 dư 9. Thử xem bác A đã thu hoạch được bao nhiêu cam?

ĐÁP:

   Rõ ràng số cam thu hoạch được khi chia cho các số từ 2 đến 10 thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia là 1. Ta tìm bội số chung nhỏ nhất của chúng và được:

    BSCNN (2,3,4,5,6,7,8,9,10) = 2520. Vậy chỉ cần trừ đi 1 ta được số cam thu hoạch là 2519 quả.

THỬ LÀM TRẮC NGHIỆM (3)

2. Bạn Minh có 180 quả bóng xanh và 108 quả bóng đỏ. Minh muốn xếp các quả bóng vào các hộp sao cho trong mỗi hộp đó có số bóng đỏ đều bằng nhau và số bóng xanh cũng vậy. Hỏi, Minh xếp nhiều nhất được bao nhiêu hộp để thỏa mãn yêu cầu trên?
  A) 288;
B)36;
C) 18;
D)8;
E)1.
DẤU HIỆU

1. Xét xem tổng sau đây chia 3 dư bao nhiêu?

2+4+8+14+........+92

2. Tích sau tận cùng bằng chữ số nào?

39 x 49 x 59 x........x 1979 x 1989

3. Một cửa hàng có 6 hòm xà phòng gồm hòm: 15kg, 16kg, 18kg, 19kg, 20kg, 32kg. Cửa hàng bán 1 ngày hết 5 hòm. Biết rằng khối lượng xà phòng buổi sáng gấp đôi buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại hòm nào?

4. Quầy rau có 6 sọt su hào nặng 22kg, 23kg, 26kg, 28kg, 29kg, 31 kg. Hai cơ quan đã lấy 5 sọt, biết rằng cơ quan A lấy khối lượng bằng 1 khối lượng cơ quan B lấy. HỎi quầy còn lại sọt nào?

5. Trong lễ khai giảng, lớp 4A mang ghế ra sân xếp thành 2 dãy. Nếu mỗi ghế dài xếp 3 thì số người ở 2 dãy bằng nhau. Nếu mối ghế xếp 5 người thì sẽ có 1 ghế chỉ có 4 người ngồi. Tính số học sinh lớp 4A (biết số đó vào khoảng 50 – 60)?

7. Hai số A, B có dạng:

A = 3a + 23, B = a + 9 (a € N, a <50)

Tìm a biết A: 26 và B : 26 có cùng số dư.

   36. Có 10 mẩu que lần lượt dài từ 1-10 cm. Từ 10 mẩu que này có thể xếp được HCN  mà không cắt bất cứ mẩu que nào được không?

37. Có 11 mẩu que dài từ 1- 11cm. Muốn xếp thành hình vuông mà không cắt 1mẩu que nào được không? Tại sao? Nếu bỏ bớt 1 mẩu que thì có được không?

40. Trên 3 mảnh giấy trắng tag hi lần lượt ghi các số 1, 2, 3 sau đó ta lật mặt còn lại, xáo trộn các mảnh giấy rồi cùng ghi lần lượt các số 1, 2, 3 vào mặt trắng thứ 2 của mảnh giáy đó. Ta cộng 2 số ghi trên 2 mặt của mỗi mảnh giấy rồi đem 3 tổng tìm được nhân với nhau.  Cho biết tích tìm được có là một số lẻ được không và vì sao?

41. Người ta chia 1 số có 5 chữ số giống nhau (aaaaa)  cho 1 số có 4 chữ số giống nhau bbbb được thương là 25 dư e. Lấy (aaaa) : bbb cũng được 25 dư e. Tìm aaaaa?

42. Tìm STN a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9.

43. Tìm số a biết 20a20a20a chia hết cho 7?

48. Trong 1 đợt tập bắn đạn thật, mỗi người bắn được 10 viên. Bắn trúng 1 phát được 5 điểm, trượt 1 phát bị trừ 2 điểm. An bắn chưa hết 10 phát, người giám sát nói: “Số lần An bắn và số điểm đã bắn được đều giống nhau”. Bạn hãy tính xem An đã bắn trúng bao nhiêu phát, còn mấy phát chưa bắn?

49. Trường A có 462 HSTT, 195 HSG. BGH định thưởng cho mỗi HSG nhiều hơn mỗi HSTT 2 quyển vở. Cô văn phòng phẩm tính phải mua 1996 quyển để phát thưởng. Hỏi đúng hay sai?

50. Nhóm 1 mang 2 ổ bánh, nhóm 2 mang 3 ổ bánh. 3 người ăn chung, nhóm 3 đưa lại cho 2 người kia 5đ chia nhau.

51. Cho dãy 0, 1, 2, 3.....,9. Hãy đổi chỗ các con số thêm vào đó dấu + để được 2001 được không?

9. Có 8 giỏ táo, trọng lượng lần lượt là 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 80kg, 900kg và 100kg. Ngày thứ nhất bán hết 3 giỏ, ngày thứ hai bán hết 4 giỏ, trọng lượng táo ngày thứ hai bán được gấp 2 lần trọng lượng táo ngày thứ nhất bán được. Bạn có biết giỏ táo nào chưa được bán không?
26. Có một hàng cây, đếm từng đôi thì thừa một, đếm ba cây một cũng thừa một, đếm năm cây một lại cũng thừa một cây, đếm sáu cây một cũng lại thừa một, bảy cây cũng thừa một, bạn thử tính xem hàng cây đó có bao nhiêu cây?
Bài 15: SỐ NÀO? Chị Hiền cho em Trí làm bài tính nhân một số tự nhiên với 9. Trí làm xong , chị Hiền ghi cho Trí số 4297 và nói đây là đáp số. Trí nhìn đáp số chị Hiền đưa ra và nói rằng “Đáp số của chị còn thiếu một chữ số, nó nằm ở chính giữa số này !” Bạn hãy cho biết chị Hiền đã cho Trí số nào nhân với 9?

Bài 16: RỔ NÀO ĐỰNG CAM?
  Có hai rổ đựng cam, ba rổ đựng quýt với số quả cam và quả quýt có trong năm rổ là:  60; 45; 75; 65; 55.Không cho biết rổ nào đựng cam, rổ nào đựng quýt. Chỉ biết rằng số quả quýt gấp hai lần số quả cam. Hỏi rổ nào đựng cam?

Bài 17: CAM VÀ XOÀI.
 Một người bán sáu giỏ cam và xoài. Mỗi giỏ chỉ đựng hoặc là cam hoặc là xoài, với số lượng như sau: 36; 39; 40; 41; 42; 44. Biết rằng sau khi bán một giỏ xoài thì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại.    Hãy cho biết giỏ nào đựng xoài, giỏ nào đựng cam?

Bài 26 Hai người bạn gặp nhau. Một người hỏi bạn mình :" Các con của anh bao nhiêu tuổi?" Người thứ hai trả lời: "Tôi có hai đứa con trai : tuổi tôi gấp 4 lần tuổi đứa thứ nhất và gấp 7 lần đứa thứ hai".Hỏi ông bố bao nhiêu tuổi và các con của ông bao nhiêu tuổi ?

Bài 28 Một cô gái mang ra chợ hai giỏ trứng. Bất chợt một chú bé xô vào người , hai giỏ trứng rơi, trứng vỡ. Chú bé xin lỗi cô và hỏi cô có tất cả bao nhiêu trứng để chú đền tiền, cô gái trả lời: "Chị không đếm nhưng khi xếp vào giỏ theo 2 quả một, ba quả một, 4 quả một, 5 quả một, 6 quả một lần nào cũng dư ra 1 quả. Còn khi xếp theo 7 quả thì không dư quả nào
Hỏi trong hai giỏ có bao nhiêu quả trứng?

Bài 29 Người ta đặt trong kho 6 thùng rượu. Từ thùng thứ nhất đến thùng thứ 6 tương ứng chứa: 310 lít, 200 lít, 190 lít, 180 lít, 160 lít và 150 lít. Ngày thứ nhất hai người mang rượu đi bán, người thứ nhất bán được 2 thùng, người thứ hai bán được 3 thùng, hơn nữa người thứ nhất bán được số rượu bằng một nữa số rượu người thứ hai đã bán. Hỏi thùng rượu nào còn trong kho ?

Bài toán 20

Tuần vừa rồi Cô giáo dạy đến bài Phép chia. Cô có bài toán đố cho các bạn như sau:

Một đoàn du lịch có 36 người. Một hôm đoàn du lịch gặp bến đò để qua sông nhưng không thấy người lái đò đâu cả, chỉ thấy một chiếc thuyền. Chiếc thuyền có 1 ghế cho người điều khiển ở phía đuôi thuyền và 5 ghế khác ở giữa thuyền dành cho khách ngồi. Như vậy con thuyền chỉ chở tối đa được 6 người kể cả người lái. Rất may trong đoàn du lịch có đúng 1 người biết điều khiển chiếc thuyền. Hỏi đoàn du lịch qua sông bằng ít nhất bao nhiêu chuyến.

Đáp án: 36 người bớt đi 1 người lái đò còn 35 người. Mỗi lần chở được 5 người không kể lái đò nên cần số chuyến là: 35 : 5 = 7 chuyến. Người lái đò cũng đi cùng chuyến cuối cùng nên tất cả mọi người đều qua sông với 7 chuyến.

DẤU HIỆU

6. Xét xem tổng sau đây chia 3 dư bao nhiêu?

2+4+8+14+........+92

7. Tích sau tận cùng bằng chữ số nào?

39 x 49 x 59 x........x 1979 x 1989
8. Một cửa hàng có 6 hòm xà phòng gồm hòm: 15kg, 16kg, 18kg, 19kg, 20kg, 32kg. Cửa hàng bán 1 ngày hết 5 hòm. Biết rằng khối lượng xà phòng buổi sáng gấp đôi buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại hòm nào?

9. Quầy rau có 6 sọt su hào nặng 22kg, 23kg, 26kg, 28kg, 29kg, 31 kg. Hai cơ quan đã lấy 5 sọt, biết rằng cơ quan A lấy khối lượng bằng 1 khối lượng cơ quan B lấy. HỎi quầy còn lại sọt nào?

10. Trong lễ khai giảng, lớp 4A mang ghế ra sân xếp thành 2 dãy. Nếu mỗi ghế dài xếp 3 thì số người ở 2 dãy bằng nhau. Nếu mối ghế xếp 5 người thì sẽ có 1 ghế chỉ có 4 người ngồi. Tính số học sinh lớp 4A (biết số đó vào khoảng 50 – 60)?

8. Hai số A, B có dạng:

A = 3a + 23, B = a + 9 (a € N, a <50)

Tìm a biết A: 26 và B : 26 có cùng số dư.

   36. Có 10 mẩu que lần lượt dài từ 1-10 cm. Từ 10 mẩu que này có thể xếp được HCN  mà không cắt bất cứ mẩu que nào được không?

37. Có 11 mẩu que dài từ 1- 11cm. Muốn xếp thành hình vuông mà không cắt 1mẩu que nào được không? Tại sao? Nếu bỏ bớt 1 mẩu que thì có được không?

40. Trên 3 mảnh giấy trắng tag hi lần lượt ghi các số 1, 2, 3 sau đó ta lật mặt còn lại, xáo trộn các mảnh giấy rồi cùng ghi lần lượt các số 1, 2, 3 vào mặt trắng thứ 2 của mảnh giáy đó. Ta cộng 2 số ghi trên 2 mặt của mỗi mảnh giấy rồi đem 3 tổng tìm được nhân với nhau.  Cho biết tích tìm được có là một số lẻ được không và vì sao?

41. Người ta chia 1 số có 5 chữ số giống nhau (aaaaa)  cho 1 số có 4 chữ số giống nhau bbbb được thương là 25 dư e. Lấy (aaaa) : bbb cũng được 25 dư e. Tìm aaaaa?
42. Tìm STN a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9.

43. Tìm số a biết 20a20a20a chia hết cho 7?
48. Trong 1 đợt tập bắn đạn thật, mỗi người bắn được 10 viên. Bắn trúng 1 phát được 5 điểm, trượt 1 phát bị trừ 2 điểm. An bắn chưa hết 10 phát, người giám sát nói: “Số lần An bắn và số điểm đã bắn được đều giống nhau”. Bạn hãy tính xem An đã bắn trúng bao nhiêu phát, còn mấy phát chưa bắn?

49. Trường A có 462 HSTT, 195 HSG. BGH định thưởng cho mỗi HSG nhiều hơn mỗi HSTT 2 quyển vở. Cô văn phòng phẩm tính phải mua 1996 quyển để phát thưởng. Hỏi đúng hay sai?

51. Cho dãy 0, 1, 2, 3.....,9. Hãy đổi chỗ các con số thêm vào đó dấu + để được 2001 được không?

























HOCHOCHOC


       -


	TAPTAPTAP








       12345671





HOCHOCHOC


     +


	TAPTAPTAP








    1234567891




















…








_1220648244.unknown

_1220669565.unknown

_1221298899.unknown

_1221363883.unknown

_1221365341.unknown

_1309202221.unknown

_1309202280.unknown

_1309202292.unknown

_1309202239.unknown

_1221365931.unknown

_1269791098.unknown

_1269791392.unknown

_1292114956.unknown

_1221365996.unknown

_1269791066.unknown

_1267008632.unknown

_1221365968.unknown

_1221365428.unknown

_1221365878.unknown

_1221365427.unknown

_1221364320.unknown

_1221364687.unknown

_1221364895.unknown

_1221365340.unknown

_1221364728.unknown

_1221364460.unknown

_1221364508.unknown

_1221364686.unknown

_1221364357.unknown

_1221364002.unknown

_1221364172.unknown

_1221364288.unknown

_1221364143.unknown

_1221363929.unknown

_1221363989.unknown

_1221363899.unknown

_1221301676.unknown

_1221363201.unknown

_1221363759.unknown

_1221363803.unknown

_1221363882.unknown

_1221363240.unknown

_1221302076.unknown

_1221363089.unknown

_1221363200.unknown

_1221302075.unknown

_1221299097.unknown

_1221299255.unknown

_1221299474.unknown

_1221299569.unknown

_1221301549.unknown

_1221299568.unknown

_1221299442.unknown

_1221299473.unknown

_1221299377.unknown

_1221299114.unknown

_1221299001.unknown

_1221299050.unknown

_1221299000.unknown

_1220951365.unknown

_1220952600.unknown

_1221298700.unknown

_1221298819.unknown

_1221298898.unknown

_1221298743.unknown

_1221298818.unknown

_1220957249.unknown

_1221298665.unknown

_1220952707.unknown

_1220957192.unknown

_1220952031.unknown

_1220952503.unknown

_1220952528.unknown

_1220952094.unknown

_1220952473.unknown

_1220952048.unknown

_1220952000.unknown

_1220952015.unknown

_1220951527.unknown

_1220671115.unknown

_1220933486.unknown

_1220933591.unknown

_1220951125.unknown

_1220951176.unknown

_1220950904.unknown

_1220951000.unknown

_1220933590.unknown

_1220933291.unknown

_1220933434.unknown

_1220671231.unknown

_1220933290.unknown

_1220669875.unknown

_1220670765.unknown

_1220671027.unknown

_1220670363.unknown

_1220670689.unknown

_1220670362.unknown

_1220669782.unknown

_1220669859.unknown

_1220669698.unknown

_1220669781.unknown

_1220669632.unknown

_1220649787.unknown

_1220650427.unknown

_1220667138.unknown

_1220669169.unknown

_1220669377.unknown

_1220669456.unknown

_1220669337.unknown

_1220668402.unknown

_1220668469.unknown

_1220668512.unknown

_1220668439.unknown

_1220667190.unknown

_1220666994.unknown

_1220667060.unknown

_1220667091.unknown

_1220667009.unknown

_1220666922.unknown

_1220666980.unknown

_1220666895.unknown

_1220649929.unknown

_1220650087.unknown

_1220650142.unknown

_1220650367.unknown

_1220650230.unknown

_1220650109.unknown

_1220650063.unknown

_1220649848.unknown

_1220649875.unknown

_1220649817.unknown

_1220649345.unknown

_1220649642.unknown

_1220649740.unknown

_1220649768.unknown

_1220649739.unknown

_1220649544.unknown

_1220649619.unknown

_1220649507.unknown

_1220648649.unknown

_1220648859.unknown

_1220649005.unknown

_1220649245.unknown

_1220649344.unknown

_1220649055.unknown

_1220648958.unknown

_1220648794.unknown

_1220648545.unknown

_1220648585.unknown

_1220648419.unknown

_1220648434.unknown

_1220648273.unknown

_1220586698.unknown

_1220587182.unknown

_1220647774.unknown

_1220647894.unknown

_1220648168.unknown

_1220648218.unknown

_1220648019.unknown

_1220647812.unknown

_1220647826.unknown

_1220647793.unknown

_1220587936.unknown

_1220588089.unknown

_1220587396.unknown

_1220587571.unknown

_1220587579.unknown

_1220587599.unknown

_1220587570.unknown

_1220587395.unknown

_1220587394.unknown

_1220586998.unknown

_1220587067.unknown

_1220587093.unknown

_1220587021.unknown

_1220586957.unknown

_1220586981.unknown

_1220586711.unknown

_1220586044.unknown

_1220586314.unknown

_1220586407.unknown

_1220586499.unknown

_1220586498.unknown

_1220586342.unknown

_1220586176.unknown

_1220586201.unknown

_1220586088.unknown

_1194538376.unknown

_1220584724.unknown

_1220584765.unknown

_1220584938.unknown

_1220584732.unknown

_1194539966.unknown

_1194543903.unknown

_1220584388.unknown

_1220584501.unknown

_1220584351.unknown

_1194543189.unknown

_1194543324.unknown

_1194543484.unknown

_1194542753.unknown

_1194538969.unknown

_1194539674.unknown

_1194538570.unknown

_1192464399.unknown

_1192465633.unknown

_1194536611.unknown

_1194536898.unknown

_1192466103.unknown

_1192465391.unknown

_1192465473.unknown

_1192464806.unknown

_1192464160.unknown

_1192464301.unknown

_1192464362.unknown

_1192464017.unknown

_1192464145.unknown

